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thuyÕt minh 
 


1 - Những căn cứ và cơ sở  Nghiên cứu. 


- Quyết định số 201/2001/QĐ-TTG ngày 28/12/2001 thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt thực hiện mục tiêu chiến lược  phát triển giáo dục 2001-2010. 
- Điều lệ trường trung học, ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-
BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. 
- Quyết định số 27/2001/ QĐ-BGD&ĐT ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và đào tạo về ban hành quy chế công nhận trường trung 
học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001-2010). 
- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn. 
- Hướng dẫn số 7475/ BGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2008 hướng dẫn thực 
hiện nhiệm vụ GDtrH năm học 2008-2009. 
- Quy chế hoạt động thư viện trường học ban hành theo quyết định số 
01/2003/QĐ -BGD ĐT của Bộ GD ĐT. 
 


    2 - Danh mục các tàI liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu . 
- luật đất đai số 13/2003/qh11 ngày 10/12/2003. 
- luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 
- luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 12/7/2006. 
- qcxdvn 01:2008/ bxd Quy chuẩn xây dựng việt nam - quy hoạch xây 
dựng. 
- TCVN 4474 :1987 - thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 4513 :1988 - cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCxd 16 :1986  - chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 
- TCxd 29:1991  - chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. 
- TCVN 2622 :1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. 
Yêu cầu thiết kế. 
- TCXD 25:1991. đặt đường dây dẫn đIện trong nhà ở và công trình 
công cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 


- TCVN 5687:1992 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - tiêu chuẩn 
thiết kế. 
- TCxdvn 46:2007 - chống sét cho các công trình xây dựng - hướng 
dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống. 
-  tcxdvn 293:2003 - chống nóng cho nhà ở. 
- TCXD 27:1991. Đặt thiết bị đIện trong nhà  ở và công trình công cộng 
- tiêu chuẩn thiết kế. 
-  Tcvn 2737:1995. TẢI trọng và tác động  -tiêu chuẩn thiết kế. 
-  Tcxdvn 356:2005. kết cấu  bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn  thiết kế. 
- TCVN 5573:1991. kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn     
thiết kế. 
- TCXD 228:1998. Lối đi tàn tật cho người tàn tật trong công trình – 
phần 1 lối đi cho người dùng xe lăn- yêu cầu thiết kế 
- QCXDVN 01:2002. Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người 
tàn tật tiếp cận sử dụng 
- TCVN 8052 -1 & 8053: 2009. TẤM LỢP  DẠNG SÓNG – yêu cầu thiết kế và 
hướng dẫn lắp đặt. 
3 - Phạm vi và điều kiện áp dụng. 


Tập Thiết kế mẫu này dùng làm cơ sở lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
xây dựng công trình trường trung học cơ sở - khối phục vụ học tập 
và phòng học bộ môn tại: 


* Vùng núi phía Bắc 
* Vùng đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung 
* Vùng Tây Nguyên 
* Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 


 
4 - nội dung nghiên cứu . 
4.1. phần nghiên cứu cơ bản.  


phần nghiên cứu cơ bản đưa ra mẫu thiết kế cho:  khối phục vụ 
học tập, nhà đa năng, khối phòng học bộ môn ... Đó là những không 
gian chức năng có những yêu cầu, quy định chặt chẽ về kích thước 
không gian, bố trí thiết bị.  
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Mỗi phòng chức năng nêu trên đều được đưa ra với các loại 
lưới kích thước khác nhau để người thiết kế tiện lựa chọn  áp dụng 
trong thực tế, tạo sự phong phú  cho giải pháp kiến  trúc trường. 


Trong quá trình sử dụng người thiết kế dựa trên các không gian 
phòng chức năng cơ bản này để tổ hợp thành khối phục vụ học tập, 
khối phòng học bộ môn và  nhà đa năng. 
4.1.1.Khối phục vụ học tập. 
Tt Phòng 


 
Diện tích 
làm việc (m2) 


Ghi chú 


1 Thư viện  149,23 – 175,70 
 


 
 


kho, thủ thư 24,01-28,32 
 


p.đọc học sinh 73,73 - 86,90 
 


p.đọc giáo viên 48,66 - 57,40 
 


2 P. sinh hoạt đoàn 23,59 - 27,89 
48,72 - 57,46 


3 P.truyền thống 48,72 - 57,46 
 


nhà đa năng. 
TT Phòng 


 
Diện tích 
làm việc (m2) 


Ghi chú 


1 Phòngđa năng 244,79 - tuỳ theo yêu cầu, 
lựa chọn quy mô 
phù hợp. 


 


209,45 


2 Thay đồ  18,08 - 18,90 
3 Khu vệ sinh 18,79-19,64 
4 Kho 17,74 


16,04 
 


4.1.2. phòng học bộ môn. 
TT Phòng 


 
Diện tích 


làm việc (m2) 
Tiêu chuẩn 


m2/häc 
sinh 


Quy mô  
học sinh 


1 Phòng học bộ môn 
ngoại ngữ 


73,73-80,08 2,1-2,29 35  


83,46-107,31 1,85-2,38 45  
2 P.học b.môn vật lý. 61-80,02 1,74-2,29 35 


83.46-93,5 1,85-2,08 45  


Phòng chuẩn bị 11,99-25,69  35 


 Phòng chuẩn bị 12-27,89  45 


3 P.häcbém«n c.nghÖ 76,91-86,90 2,2-2,48 35  


101,44-107,31 2,25-2,38 45  


Phòng chuẩn bị 24,61-27,89  35 


14,16-25,62  45 


4 P.học bộ môn hóa. 73,73-80,08 2,1-2,29 35 


83,46-107,31 1,85-2,38 45  


Phòng chuẩn bị 23,59-25,69  35 


23,59-27,89  45 


5 P. học bộ môn sinh 61-80,02 1,74-2,29 35 


83,46-93,5 1,85-2,08 45  
Phòng chuẩn bị 11,99-25,69  35 


12-27,89  45 


6 Phòng tin học và kỹ 
thuật máy tính 


73,73 – 80,08 
 


2-2,3 35 
 


83,46-107,31 1,85-2,38 45  


7 P.học âm nhạc 73,73 – 80,08 
 


2-2,29 35 
 


83,46-107,31 
 


2,2-2,4 45 


 


 


 


 


06 







4.2. giảI pháp thiết kế. 


4.21.giải pháp kiến trúc. 


              căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí  hậu đặc trưng của 
từng vùng. tập thiết kế mẫu đưa ra các giải pháp, hình dáng kiến trúc 
điển hình để phù hợp với các điều kiện tự nhiên và xã hội . 
4.2.2.giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu. 


- Kết cấu móng: xây gạch đặc hoặc đá thiên nhiên xây bằng vữa xi 
măng đảm bảo theo TCVN 5573: 1991. 
- Nền, sàn: Các phương án chủ yếu tôn nền đắp đất . một số mẫu  áp 
dụng vùng ĐBSCL dùng giải pháp sàn vượt lũ: sàn BTCT lắp ghép hoặc 
đổ tại chỗ. 
- Kết cấu phần thân:  tường chịu lực hoặc khung btct , khung thép 
tiền chế. 
- Kết cấu mái: 


. mái bằng btct đổ tại chỗ hoặc mái lợp tôn màu xanh (hoặc ghi), 
DẠNG SÓNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8052 -1 & 8053: 2009. 
. vì kèo thép hoặc vì kèo gỗ. 
. xà gồ thép hoặc gỗ. 
. Trần BTCT 
kết cấu bao che:  


+ tường, vách. 
.tường xây gạch ( có thể sử dụng gạch địa phương, sản xuất tại chỗ 
nhưng phải có khả năng chịu lực, có tính bền vững, độ ổn định cao) 
          ngoài các giải pháp kết cấu trên, đối với những khu vực có điều 
kiện về gỗ có thể sử dụng kết cấu gỗ nhưng phải đảm bảo tính an 
toàn, thẩm mỹ và chống mối mọt. 
4.2.3..Giải pháp thiết kế điện chiếu sáng, chống sét.   


- tận dụng chiếu sáng tự nhiên cho các lớp học, diện tích mở cửa 
bằng 1/4 đến 1/5 diện tích sàn. có các giảI pháp mở cửa thông thoáng 
cho toàn phòng, đặc biệt cho những ngày mù sương ở các vùng núi 
cao. 


- khi bố trí chiếu sáng nhân tạo lấy từ lưới điện khu vực hoặc từ trạm 
biến áp gần nhất. 
- dây dẫn điện cho vào các hộp ghen, đI ngầm hoặc đặt nổi. 
- cao độ đặt thiết bị như ổ cắm, công tắc, công tơ>1,4m so với mặt 
nền sàn. 
- thiết kế giải pháp chống sét theo tiêu chuẩn hiện hành. 
4.2.4..Giải pháp thiết kế cấp thoát nước. 
- Cấp nước:  


       đối với khu vực có nước sạch thì lấy  từ hệ thống ống cấp nước 
gần nhất.   
       đối với khu vực chưa có nước sạch, dùng nước giếng khoan.  
  - Thoát nước : 


Đối với những địa phương chưa có hệ thống thoát nước , nên tận  
dụng tối đa địa hình tự nhiên để thoát nước hợp vệ sinh, tránh gây « 
nhiễm môI trường và làm bẩn nguồn nước. 
        Nước thảI, chất thảI từ khu vệ sinh phảI được xử lý bằng bể tự hoại 
hoặc các biện pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vệ sinh môI trường. 
5 -  thiết kế Mẫu.  


5.1.thiết kế Mẫu áp dụng vùng núi phía bắc. 
         Vùng có khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm lớn. giải pháp kiến trúc đối 
với công trình ở khu vực này phải đảm bảo thông thoáng, che chắn 
nắng về mùa hè, chống rét về mùa đông và phù hợp với các yếu tố 
văn hoá của các vùng.  
- mẫu ký hiệu :  thcs –VN01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, Hình thức mặt đứng 
kiến trúc đơn giản phù hợp với kiến trúc trường học , tạo cảm giác 
gần gũi với học sinh.  
Tầng 1, 2 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng tin học và kỹ 
thuật máy tính, phòng bộ môn  sinh , phòng bộ môn hoá, phòng học 
công nghệ, phòng bộ môn vật lý, và phòng ngoại ngữ. 
Tầng 3: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống, phòng đoàn đội và kho. 
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Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ,�. ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc. 
- mẫu ký hiệu :  thcs –VN02-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. bao gồm: phòng bộ môn  sinh , 
phòng bộ môn hoá, phòng học ngoại ngữ, phòng tin học và kỹ thuật 
máy tính, phòng học công nghệ và phòng bộ môn vật lý. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ ,.... ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc.  
- mẫu ký hiệu :  thcs –VN03-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. 
Tầng 1 đến tầng 3 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng bộ 
môn  sinh , phòng bộ môn hoá, phòng tin học và kỹ thuật máy tính, 
phòng học công nghệ, phòng học ngoại ngữ và phòng bộ môn vật 
lý. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ ,.... ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc. 
5.2.thiết kế mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hảI miền 


trung. 
             đây là vùng có chịu ảnh hưởng của bão, lũ khi thiết kế các 
công trình phải có giải pháp kết cấu tính toán đảm bảo sự ổn định 
của công trình cũng như chọn các vị trí đặt công trình thích hợp. 
đối với những vùng duyên hải có khí hậu ven biển phải lựa chọn vật 


liệu phù hợp, có tính chịu ăn mòn, các cấu kiện phải được tính toán 
đảm bảo an toàn trong các điều kiện gió bão.  
- mẫu ký hiệu :  thcs -đb01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, Hình thức mặt đứng 
kiến trúc đơn giản phù hợp với kiến trúc trường học , tạo cảm giác 
gần gũi với học sinh.  
Tầng 1, 2 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng bộ môn  sinh, 
phòng bộ môn hoá, phòng học ngoại ngữ, phòng tin học và kỹ thuật 
máy tính, phòng học công nghệ và phòng bộ môn vật lý. 
Tầng 3: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống, phòng đoàn đội và kho. 
Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ,�. ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc. 
- mẫu ký hiệu :  thcs -đb02-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh, bố trí các phòng học bộ môn 
bao gồm: phòng học ngoại ngữ, phòng bộ môn  sinh , phòng bộ môn 
hoá, phòng tin học và kỹ thuật máy tính, phòng học công nghệ và 
phòng bộ môn vật lý áp dụng phù hợp với khu vực đồng bằng bắc bộ. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 252 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ . 
- mẫu ký hiệu :  thcs –Đb03- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, Hình thức mặt đứng 
kiến trúc đơn giản phù hợp với kiến trúc trường học , tạo cảm giác 
gần gũi với học sinh. 
Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 35 hoc sinh. 
các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư viện, phòng 
truyền thống  và phòng đoàn đội được hợp khối với khối hiệu bộ. 
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+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ,.... ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc. 
5.3.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng tây nguyên. 
khu vực  cao nguyên nên khí hậu rất ôn hoà, GiảI pháp kiến trúc đảm 
bảo thông thoáng, che chắn nắng tốt, phù hợp với yếu tố truyền 
thống của tây nguyên.  
- mẫu ký hiệu :  thcs –tn01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, hình thức mặt đứng 
phù hợp với công trình tây nguyên, Mặt bằng phòng học bộ môn thiết 
kế cho 45 hoc sinh.  
Tầng 1, 2 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng bộ môn  sinh 
- hoá, phòng học ngoại ngữ, phòng tin học và kỹ thuật máy tính, 
phòng học công nghệ và phòng bộ môn vật lý. 
Tầng 3: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống và phòng đoàn đội. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ. Hình thức kiến trúc phù hợp khu vực tây nguyên. 
- mẫu ký hiệu :  thcs –tn02-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 35 hoc sinh. 
Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 35 hoc sinh. 
các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư viện, phòng 
truyền thống  và phòng đoàn đội được hợp khối với khối hiệu bộ. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 216 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ và kết hợp học bộ môn âm nhạc. 
5.4.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng sông cửu long  và 


đông nam bộ. 


khí hậu vùng này tương đối ôn hòa. tuy nhiên  khu vực đồng bằng  
sông cửu long  hàng năm đều chịu ảnh hưởng của lũ. vì vậy giải pháp 
thiết kế  phải tính đến việc sống chung với lũ, giải pháp kết cấu phải 
đảm bảo an toàn, kiên cố đặc biệt là giải pháp móng do hầu hết nền 
đất trong khu vực này rất yếu. ngoài ra việc sử dụng vật liệu gia cố 
nền móng cũng phải được tính toán kĩ cho phù hợp ( cừ tràm, cọc bê  
tông ....) để giảm tối đa chi phí xây dựng 
- mẫu ký hiệu :  thcs –cl01- 08  
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, bố trí tầng trệt 
thích hợp với những khu vực  lũ lụt. Mặt bằng phòng học bộ môn thiết 
kế cho 45 hoc sinh. 
Tầng 1, 2 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng bộ môn  sinh, 
phòng bộ môn hoá, phòng học ngoại ngữ, phòng tin học và kỹ thuật 
máy tính, phòng học công nghệ và phòng bộ môn vật lý. 
Tầng 3: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống, phòng đoàn đội và kho. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích 216 m2,  là nơi học 
sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ ,.... 
ở những trường chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ môn âm 
nhạc.  
- mẫu ký hiệu :  thcs –cl02- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, bố trí tầng trệt 
thích hợp với những khu vực  lũ lụt. Mặt bằng phòng học bộ môn thiết 
kế cho 45 hoc sinh, bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng tin 
học và kỹ thuật máy tính, phòng học công nghệ, phòng học ngoại 
ngữ, phòng bộ môn vật lý, phòng bộ môn  sinh và phòng bộ môn hoá. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích 216 m2,  là nơi học 
sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ ,.... 
ở những trường chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ môn âm 
nhạc.  
 
7-   hướng dẫn áp dụng. 
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• tập mẫu trường trung học cơ sở - khối phục vụ học tập và 
khối phòng học bộ môn được lựa chọn phải phù hợp với quy hoạch 
tổng thể của một  trường.  


• Khu đất được lựa chọn cho việc xây dựng phảI gần nguồn 
nước sạch, xa các nguồn ô nhiễm, không nằm trong vùng có nguy 
cơ xói lở, lũ lụt. 


• tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở  lập 
báo cáo kinh tế -  kỹ thuật xây dựng công trình,  sau khi báo cáo 
được phê duyệt, cần có hỗ trợ của tư vấn thiết kế địa phương trong 
việc lựa chọn mẫu thiết kế. Hồ sơ phải tuân theo các qui định của 
chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình theo nghị 
định số 12/2009/nđ-cp ngày 12/02/2009 và các qui định hiện hành của 
nhà nước. 


•  mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên 
mặt đất. khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất 
công trình và bổ sung phần thiết kế nền móng. 


• dự toán được tính theo tiên lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải 
bổ sung phần nền móng, nhân công và áp dụng theo định mức đơn 
giá xây dựng của địa phương.   


• ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng 
vùng nếu thấy giải pháp kết cấu và sủ dụng  vật liệu phù hợp với điều 
kiện địa phương mình. 
thống kê số lượng mẫu: 10 mẫu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KháI toán các vật liệu chủ yếu. 
 


Ký hiệu X.măng 
p300 
(kg) 


Gạch 
(viên) 


Đá 1x2 
(m3) 


cát 
vàng 
(m3) 


cát 
đen 
(m3) 


Thép tròn 
(kg) 


thép hình 
(kg) 


gỗ 
(m3) 


V.liÖu 
lợp 
(m2) 


Thcs-vn01-08 65780 60480 154 84 36 18760 4056 4.2 520 


Thcs-vn02-08 68456 175280 83 45 174 12014 4774 4.4 470 


Thcs-vn03-08 58285 67760 127 69 68 17800 3058 4.8 352 


Thcs-§b01-08 68493 12208 120 65 122 16340 4368 4.2 523 


Thcs-§b02-08 69253 146720 105 57 146 13398 3994 4,7 436 


Thcs-§B03-08 60119 109760 103 56 110 11334 4493 4.5 400 


Thcs-tn01-08 81852 227360 87 48 226 10630 1686 4.4 475 


Thcs-tn02-08 56375 120960 85 46 120 13670 2475 4.7 556 


Thcs-cl01-08 78918 177520 113 61 177 15480 4066 4.2 510 


Thcs-cl02-08 89875 123760 182 99.6 123 24750 4326 3 360 
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   Phần nghiên cứu cơ bản 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



































































 


   


 


 


 
 


 


 


 


 


 


   Phần thiết kế mẫu 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 01 
 (Kí HIỆU: tHCS- VN01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 
gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 
tông sàn, cột mác 200; thép AI hay AII; 
tường xây vữa xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 2009; 
hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà 
gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có 
giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 65780        kg 
2 Gạch xây 60480    viên  


516 
 
 3 Đá 1x2 154       m3 


4 Cát vàng 84        m3 


5 Cát đen 36        m3 
6 Thép tròn  18760          kg 
7 Thép hình 4056         kg 
8 Gỗ 4.2 m3 


9 Vật liệu lợp 520       m2 


26 







































Trường trung học cơ sở 


 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 02 
 (Kí HIỆU: tHCS- VN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 68456        kg 
2 Gạch xây 175280    viên 540 


 


 
 3 Đá 1x2 83       m3 


4 Cát vàng 45        m3 


5 Cát đen 174        m3 
6 Thép tròn  12014          kg 
7 Thép hình 4774         kg 
8 Gỗ 4.4. m3 


9 Vật liệu lợp 470       m2 


 


35 



































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 03 
 (Kí HIỆU: tHCS- VN03 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG 
 


diện tích xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 


1 Xi măng P300 58285     kg  
350 


 
    
               


 
2 Gạch xây 67760    viên  
3 Đá 1x2 127      m3 


4 Cát vàng 69     m3  


5 Cát đen 68     m3 
6 Thép tròn  17800     kg    
7 Thép hình 3058   kg 
8 Gỗ 4.8    m3  


9 Vật liệu lợp 352     m2 


 


43 











































Trường trung học cơ sở 


 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 04 
 (Kí HIỆU: tHCS- ĐB01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 68493        kg 
2 Gạch xây 12208    viên 515  


 3 Đá 1x2 120       m3 


4 Cát vàng 65        m3 


5 Cát đen 122        m3 
6 Thép tròn  16340          kg 
7 Thép hình 4368         kg 
8 Gỗ 4.2 m3 


9 Vật liệu lợp 523       m2 


53 







































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 05 
 (Kí HIỆU: tHCS- ĐB02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 69253        kg 
2 Gạch xây 146720    viên  


530 


 
 3 Đá 1x2 105       m3 


4 Cát vàng 57        m3 


5 Cát đen 146        m3 
6 Thép tròn  13398          kg 
7 Thép hình 3994         kg 
8 Gỗ 4.7 m3 
    
9 Vật liệu lợp 436       m2 


62 



































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 06 
(Kí HIỆU: thcs- ĐB03 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG 
 


diện tích xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 


1 Xi măng P300 60119     kg  
348 
 
 
 


 
2 Gạch xây 109760    viên 
3 Đá 1x2 103         m3 


4 Cát vàng 56        m3 


5 Cát đen 110         m3 
6 Thép tròn  11334          kg 
7 Thép hình 4493          kg 
8 Gỗ 4.5       m3 


9 Vật liệu lợp 400       m2 


 


70 



































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 07 
 (Kí HIỆU: tHCS- TN01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 81852        kg 
2 Gạch xây 227360    viên 462 


 


 
 3 Đá 1x2 87       m3 


4 Cát vàng 48        m3 


5 Cát đen 226        m3 
6 Thép tròn  10630          kg 
7 Thép hình 1686         kg 
8 Gỗ 4.4 m3 


9 Vật liệu lợp 475       m2 


 


78 







































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 08 
 (Kí HIỆU: tHCS- TN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử  dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 56375        kg 
2 Gạch xây 120960    viên 220 


 


 
 3 Đá 1x2 85       m3 


4 Cát vàng 46        m3 


5 Cát đen 120        m3 
6 Thép tròn  13670          kg 
7 Thép hình 2475         kg 
8 Gỗ 4.7 m3 


9 Vật liệu lợp 556       m2 
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Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 09 
 (Kí HIỆU: tHCS- CL01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử  dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 78918        kg 
2 Gạch xây 177520    viên  


515 
 
 3 Đá 1x2 113       m3 


4 Cát vàng 61        m3 


5 Cát đen 177      m3 
6 Thép tròn  15480          kg 
7 Thép hình 4066         kg 
8 Gỗ 4.2 m3 


9 Vật liệu lợp 510       m2 


95 







































Trường trung học cơ sở 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 10 
 (Kí HIỆU: tHCS- CL02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn, 
cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa 
xi măng. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
dạng sóng  theo tiêu chuẩn 8052 -1 & 8053: 
2009; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử  dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 89875        kg 
2 Gạch xây 123760    viên 372 


 


 
 3 Đá 1x2 182       m3 


4 Cát vàng 99.6        m3 


5 Cát đen 123      m3 
6 Thép tròn  24750          kg 
7 Thép hình 4326         kg 
8 Gỗ 3 m3 


9 Vật liệu lợp 360       m2 
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bộ xây dựng 


VIỆN  KIẾN TRÚC, quy hoạch đô thị và  nông thôn 
 
 


 


Thiết kế điển hình 
Từ    290 - 01 - 08 
đến 290 - 06 - 08 


 


 
    


Trung tâm văn hoá, thể thao và thông tin cấp xã 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


hà nội – 2010 







 
bộ xây dựng 


VIỆN  KIẾN TRÚC, quy hoạch đô thị và  nông thôn 
 


 
 


Thiết kế điển hình 
Từ    290 - 01 - 08 
đến 290 - 06 - 08 


       


 
    


trung tâm văn hoá, thể thao và thông tin cấp xã 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     hà nội - 2010 


       cơ quan thiết kế 
viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn 


q.viện trưởng 
 
 
 
 
 
 
 


ths. kts. Ngô trung hải 


    cơ quan đề nghị ban hành cơ quan ban hành 
Quyết định ban hành số: ........ /200  /QĐ-BXD 


Ngày       tháng       năm 200 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 







 


mục lục 
 


stt nội dung ký hiệu stt nội dung ký hiệu 


    01 
02 


03 - 04 
05 - 11 


 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 


18 
19 
20 
21 
22 


 
23 
24 
 


25 
     26 
     27 


28 
 


29 
 


30 
31 
 


32 
 


tờ bìa 
tờ bìa lót 
mục lục 
thuyết minh 
phần nghiên cứu cơ bản.    
dây chuyền công năng 
tổ chức không gian thư viện cấp xã 
tổ chức không gian thư viện cấp xã 
tổ chức không gian nhóm câu lạc bộ sở thích 
tổ chức không gian trưng bày triển lãm 
tổ chức không gian phòng thông tin truyền thanh 
và các phòng làm việc 
sơ đồ tổ chức không gian hội trường đa năng 
hội trường đa năng 200 – 300 chỗ 
hội trường đa năng 150 – 200 chỗ 
khán đài 
gợi ý bố trí khu tập luyện ngoài trời: sân tập đa năng 
và sân lễ hội ngoài trời 
tổ hợp các sân tập luyện 
kích thước cơ bản của bể bơI, góc nghiêng cho phép so 
với hướng chuẩn 
gợi ý mẫu mặt bằng bể bơI (13x25m) – kiểu 1 
gợi ý mẫu mặt bằng bể bơI (13x25m) – kiểu 2 
vị trí cửa sổ và chiều cao trần của phòng tập 
gợi ý về cách bố trí tập luyện trong không gian 12x24m 
cho một hoặc nhiều nhóm tập luyện đồng thời 
gợi ý về cách bố trí tập luyện trong không gian 12x24m 
cho một hoặc nhiều nhóm tập luyện đồng thời 
gợi ý về cách bố trí tập luyện trong không gian 12x18m 
gợi ý mẫu phòng tập đơn giản – loại 12 x 25,2m 
mặt bằng 
gợi ý mẫu phòng tập đơn giản – loại 12x24m 
mặt bằng mái 


 
 
 
 
 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt - 05 
kt - 06 
kt - 07 
kt - 08 
kt - 09 
kt - 10 
kt - 11 


 
kt - 12 
kt - 13 


 
kt - 14 
kt - 15 
kt - 16 
kt - 17 


 
kt - 18 


 
kt - 19 
kt - 20 


 
Kt - 21 


33 
 


34 
 


35 
 
 
 


36 
37 
 
 


38 
39 
40 
41 
 


42 
 


43 
44 
 
 


45 
46 
47 


 
 


48 
49 
50 
51 
 


52 


gợi ý mẫu phòng tập đơn giản – loại 12x24m 
mặt đứng, mặt cắt 
gợi ý mẫu phòng tập đơn giản – loại 12x18m 
mặt bằng, mặt bằng mái 
gợi ý mẫu phòng tập đơn giản – loại 12x18m 
mặt đứng, mặt cắt 
các phương án minh hoạ 
phương án minh hoạ số 1 (290 – 01 - 08) 
kháI toán 
mặt bằng tổng thể 
khối hành chính+ thư viện+nhà trưng bày 
+ khối các câu lạc bộ : 
 mặt bằng tầng 1 
 mặt bằng tầng 2 
 mặt bằng MÁI 
 mặt Đứng trục 1-13, mặt đứng trục e-a,  
 mặt cắt 1-1 
 Khối hội trường : 
 mặt bằng  
 mặt bằng mái 
 mặt đứng trục 1-7, mặt đứng trục a-f,  
 mặt cắt  2-2 
 phương án minh hoạ số 2 (290 – 02 - 08) 
 kháI toán 
 mặt bằng tổng thể 
 Khối hoạt động quần chúng,thông tin truyền          
thanh, hành chính quản lý 
mặt bằng tầng 1 
mặt bằng tầng 2 
Mặt bằng mái 
Mặt đứng trục 1-7, mặt đứng trục h-a, mặt cắt b-b 
Khối hoạt động quần chúng  - hội trường 
Mặt bằng tầng 1  
Mặt bằng tầng 2 


Kt - 22 
 


Kt - 23 
 


Kt - 24 
 
 
 
 


kt  - 01 
 
 


kt  - 02 
kt  -  03 
kt  -  04 
kt  -  05 


 
kt  -  06 


 
kt  -  07 
kt  -  08 
kt  -  09 


 
 


kt  -  01 
kt  -  02 


 
 


kt  -  03 
kt  -  04 
kt  -  05 
k t -  06 


 
kt  - 07 


03 







 
 
 
 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


stt nội dung ký hiệu stt nội dung ký hiệu 


53 
54 


 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


 
65 
66 
67 


 
68 


 
69 


 
70 


 
 


71 
 


72 
 


73 
 


 
 


Mặt bằng mái 
Mặt đứng trục k-a, mặt đứng trục 1’-6’, mặt cắt a-a 
phương án minh hoạ số 3 (290 – 03 - 08) 
kháI toán 
Mặt bằng tổng thể 
Mặt bằng cốt ±0.000 
Mặt bằng cốt ±2.100 
Mặt bằng cốt ±4.350 
Mặt bằng cốt ±7.350 
mặt bằng mái 
mặt đứng trục 20-1, mặt đứng trục 1-20 
mặt đứng trục k-a, mặt đứng trục a-k 
mặt cắt a-a 
phương án minh hoạ số 4 (290 – 04 - 08) 
kháI toán 
mặt bằng tổng thể 
nhà hành chính, câu lạc bộ  
- mặt bằng tầng 1 
nhà hành chính, câu lạc bộ 
 - mặt bằng tầng 2 
nhà hành chính, câu lạc bộ 
 - mặt bằng mái  
nhà hành chính, câu lạc bộ 
 - mặt đứng, mặt cắt 
nhà hành chính, câu lạc bộ 
Hội trường đa năng 200 chỗ 
-  mặt bằng 
Hội trường đa năng 200 chỗ 
-  mặt bằng mái 
Hội trường đa năng 200 chỗ  
-  mặt đứng,  mặt cắt 
 


kt  - 08 
kt  - 09 


 
 


kt - 01 
kt  - 02 
kt  - 03 
kt  - 04 
kt  - 05 
kt - 06 
kt  - 07 
kt  - 08 
kt  - 09 


 
 


kt -  01 
kt -  02 


 
kt -  03 


 
kt -  04 


 
kt -  05 
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kt -  07 
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74 
75 
76 
77 
78 
 


79 
 


80 
 


81 
 


82 
 


83 
84 
85 
 


86 
87 
88 
 


89 
 


90 
 


91 
 


92 
93 
94 


phương án minh hoạ số 5 (290 – 05 - 08) 
kháI toán 
mặt bằng tổng thể 
khối các câu lạc bộ - mặt bằng 
khối các câu lạc bộ - mặt bằng mái 
khối các câu lạc bộ 
- mặt đứng+mặt cắt 
khối hành chính  
- mặt bằng+mặt bằng mái 
khối hành chính  
- mặt đứng+mặt cắt 
thư viện + nhà trưng bày:  
- mặt bằng+mặt bằng mái 
thư viện + nhà trưng bày:  
- mặt đứng+mặt cắt 
khối hội trường - mặt bằng 
khối hội trường - mặt bằng mái 
khối hội trường - mặt đứng+mặt cắt 
phương án minh hoạ số 6 (290 – 06 - 08) 
kháI toán 
mặt bằng tổng thể 
khối câu lạc bộ  
- mặt bằng, mặt bằng mái 
khối câu lạc bộ 
 - mặt đứng, mặt cắt 
khối hành chính, truyền thanh                                           
- mặt bằng+mặt bằng mái 
khối hành chính, truyền thanh 
- mặt đứng+mặt cắt 
khối hội trường - mặt bằng 
khối hội trường - mặt bằng mái 
khối hội trường - mặt đứng+mặt cắt 
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thuyết minh 
 


1 - Những căn cứ và cơ sở  Nghiên cứu. 


- thực hiện theo kế hoạch thiết kế điển hình năm 2008, tại hợp đồng số 


06/NĐ-SNKT ngày 04 tháng 03 tháng 2008. 


- Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính 


phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa 


và thể dục thể thao. 


- Quyết định số 271/2005/Qđ -TTg ngày 31tháng 10 năm 2005 về việc quy 


hoạch phát triển  hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến 


năm 2010. 


- Quyết định số 100/2005/Qđ-TTg của thủ tướng Chính phủ phê duyệt 


chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến 


năm 2010. 


- thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 24 tháng 07 năm 


2007 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa - thể 


thao xã, phường, thị trấn. 


- quyết định số 491/qd ttg ngày 10 tháng 4 năm 2009 của thủ tướng 


chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 


2 - Danh mục các tàI liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu . 


-  qcxdvn 01:2008/ “Qui chuẩn xây dựng việt nam - qui hoạch xây dựng. 


- TCXDVN 276:2002. công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản thiết kế. 


- TCXDVN 281:2004. Nhà văn hóa thể thao - nguyên tắc cơ bản thiết kế. 


- TCXDVN 287:2004. công trình thể thao - sân thể thao-tiêu chuẩn thiết kế. 


- TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. 


Yêu cầu thiết kế. 


- TCXD 025:1991. đặt đường dây dẫn đIện trong nhà ở và công trình 


công cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 


- TCXD 027:1991. Đặt thiết bị đIện trong nhà  ở và công trình công 


cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 


-  Tcvn 2737:1995. TẢI trọng và tác động  -tiêu chuẩn thiết kế. 


- TCVN 5687:1992 – Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – tiêu chuẩn 


thiết kế. 


- TCVNXD 46:2007 – chống sét cho các công trình xây dựng –hướng 


dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống. 


- Tcxdvn 356:2005. kết cấu  bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn  thiết kế. 


- TCVN 5573:199.kết cấu gạch đá, gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế. 


- tập hướng dẫn thiết kế xây dựng công trình thể thao do ủy ban thể 


dục thể thao ban hành - NXB thể dục thể thao năm 1999. 


-  Luật các môn thể thao. 


- tcxd 228-1998 lối đi cho người tàn tật trong công trình - phần 1. lối 


đi cho người dùng xe lăn - yêu cầu thiết kế. 


- qcxdvn 01:2002  quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người 


tàn tật tiếp cận sử dụng. 


-  Tập thiết kế điển hình : 


 trung tâm văn hóa thể thao  cấp xã  


từ Phương án 290-01-06 đến 290-04-06 
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3 - Phạm vi và điều kiện áp dụng. 


 Tập Thiết kế điển hình này dùng làm căn cứ triển khai thiết kế, xây 


dựng mới, tham khảo cải tạo công trình trung tâm văn hóa thể thao 


thông tin cấp xã trên phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực đầu tư xây 


dựng  và quản lý cơ sở vật chất. 


4 - nội dung và quy mô thiết kế điển hình. 


4.1 quy mô. 02 loại quy mô 


+ quy mô đối với xã miền núi, hảI đảo, biên giới vùng dân tộc thiểu số 


có số dân <8000 dân. 


+ quy mô đối với xã vùng nông thôn đồng bằng, ven đô thị, trung 


du  có số dân >8000 dân. 


+ bán kính phục vụ : 


1200-2000m đối với vùng đồng bằng 


2000-4000m đối với vùng núi, vùng sâu vùng xa 


4.2. phần nghiên cứu cơ bản. 


- cấu trúc của trung tâm  văn hóa thể thao thông tin cấp xã gồm 


nhiều khối chức năng tổ hợp từ các không gian chức năng cơ bản 


cho các quy mô sử dụng khác nhau. Mỗi không gian đó phảI tuân 


theo những quy định chuẩn. Vậy nên, vai trò của việc nghiên cứu các 


không gian chức năng cơ bản là rất quan trọng. Bên cạnh đó thiết 


kế điển hình phảI đủ linh hoạt để có thể có khả năng vận dụng, lắp 


ghép, tổ hợp theo các yêu cầu phong phú của từng địa phương, từng 


vùng miền và từng yêu cầu của đối tượng sử dụng. 


 


 


 


1. khối hoạt động quần chúng. 


tt Các thành phần 


chức năng. 


kích thước  


    (mm) 


Diện tích 


     (M2) 


Ghi chú 


1 Hội trường đa năng 


200-300 chỗ. 


150- 200 chỗ 


 


24000x16800 


21600x15600 


 


403,2 


336,96 


 


2 Thư viện 7800x6900 


11700x6900 


53.8 


80.73 


 


3 Phòng triển lãm 7800x6900 


11700x6900 


53.8 


80.73 


 


4 Câu lạc bộ    


4.1 Phòng chơI cờ vua, 


cờ tướng 


3600x6900 


3900x6900 


24.8 


26.9 


 


4.2 Phòng dạy nữ công 


thêu, đan� 


3600x6900 


3900x6900 


24.8 


26.9 


 


4.3 Phòng học vẽ mỹ 


thuật 


7200x6900 


7800x6900 


50 


53.8 


 


4.4 Phòng tin học, 


internet 


7200x6900 


7800x6900 


50 


53.8 


 


2.khối hành chính quản lý. 


tt Các thành phần 


chức năng. 


kích thước  


(mm) 


Diện tích 


(M2) 


Ghi chú 


1 Phòng làm việc của 


chủ nhiệm  


3600x6900 24.8  


2 Phòng làm việc của 


cán bộ chuyên môn. 


7200x6900 50  
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3. khối thông tin truyền thanh. 


tt Các thành phần 


chức năng. 


kích thước  


(mm) 


Diện tích 


(M2) 


Ghi chú 


1 


2 


Quy mô nhỏ 


Quy mô lớn 


3600x6900 


7200x6900 


24.8 


50 


 


4. cụm các công trình thể thao. 


TT Không gian Kích thước 


(mm) 


Diện tích 


(M2) 


Ghi chú 


1 Phòng tập đơn giản 12000x24000 


12000x18000 


288 


216 


 


2 Bể bơi >13000x25000 >325  


3 Sân tập đa năng và 


lễ hội ngoài trời 


>90000x60000 >5400  


4 Sân tập riêng các 


môn 


   


4.1  tập võ >1200x1200 >144  


4.2  bóng bàn >8000x5000 >40  


4.3  cầu lông >15000x9000 >135  


4.4 Sân bóng chuyền >28000x19000 >532  


4.5 Sân bóng rổ >32000x19000 >608  


    


5. Các giảI pháp thiết kế. 


5.1.giải pháp quy hoạch và khu đất xây dựng. 


- Khu đất xây dựng Trung tâm văn hoá, thể thao và thông tin 


cấp xã phải đảm bảo được những yêu cầu sau: 


- Cần bố trí ít nhất 2 cổng ra vào. 


- Môi trường sạch đẹp phù hợp với các hoạt động văn hoá,            


học tập, rèn luyện. 


- Có hệ thống giao thông thuận tiện, đảm bảo công tác xây dựng và 


đáp ứng được  yêu cầu hoạt động của nhà văn hoá trong tương lai 


- Thuận lợi cho việc cung cấp điện nước, thông tin liên lạc. 


- Khu đất nên đặt ở vị trí cao ráo, thoáng mát, ít tốn kém cho biện 


pháp xử lý đặc biệt về nền móng công trình hoặc thoát nước           


khu vực. 


- Nhà văn hoá phải được bố trí ở khu vực trung tâm của xã hoặc  


cụm  xã. 


- Thiết kế tổng mặt bằng cần phù hợp với các yêu cầu sau: 


+ Phân khu chức năng rõ ràng 


+ Tổ chức giao thông hợp lý 


+ Phù hợp với yêu cầu sử dụng 


- Các phòng chức năng nên tổ chức liên hoàn trong Nhà văn hoá 


tạo quy mô hợp lý. 


- Cụm công trình thể thao nên đặt bên ngoài và bên cạnh Nhà         


văn hoá. 


- Khu tập luyện ngoài trời không được đặt đầu hướng gió chính để 


tránh bụi do họat động tập luyện ảnh hưởng đến khu tập luyện trong 


nhà, bể bơi và môi trường chung của trung tâm văn hoá thể thao 


cấp xã. 


- Ngoài các sân bãi tập luyện và đường giao thông cần có một sân 


trung tâm (diện tích không lớn) làm đầu mối giao thông nội bộ, chỗ 


chờ vào tập và có thể sử dụng kết hợp với sân thể thao đa năng cho 


các hoạt động thi đấu lễ hội khi cần thiết. 
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5.2. GiảI pháp kiến trúc. 


- Hình thức, bố cục và mầu sắc công trình cần mang được bản sắc 


văn hoá địa phương nơi đặt công trình. Hướng của các khối chức 


năng chính phải đảm bảo đón được gió chủ đạo về mùa hè. Tận 


dụng được ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng tối đa cho công trình.  


- Không gian các phòng chức năng của trung tâm văn hoá thể thao 


thông tin cần có tính thích ứng và tính linh hoạt cao về mặt công 


năng sử dụng. Các phòng phải được bố trí thuận tiện không chồng 


chéo về mặt phân khu và thống nhất về quản lý. 


- Vị trí của khối hành chính quản lý nên bố trí sao cho liên hệ với bên 


ngoài và quản lý bên trong thuận tiện. 


5.3.giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu.  


- nhà khung bê tông cốt thép, hoặc tường chịu lực, dầm sàn BTCT, xây 


chèn gạch. 


- sàn bê tông cốt thép tạo sự ổn định cho không gian. 


- tường gạch. 


- máI bằng hoặc btct đổ dốc, trên có lớp chống nóng bằng tôn 


hoặc ngói. Riêng phòng hội trường có khẩu độ lớn máI dùng vì kèo 


thép hình, xà gồ thép trên lợp ngói, tôn xanh hoặc ghi. 


- tùy từng địa phương có thể dùng các giảI pháp kết cấu và vật liệu 


sẵn có tại địa phương mà không ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng 


và thẩm mỹ kiến trúc. 


- phương pháp thi công dùng cơ giới kết hợp thủ công, tận dụng 


nhân công tại chỗ. 


- chiều cao tầng nhà: 


+Chiều cao các khối hành chính, câu lạc bộ :  3,3 - 3.6m 


+ Hội trường > 6m 


+ Phòng tập luyện thuộc cụm các công trình thể thao: > 4,5 m,.  


- Các phòng phụ trợ (kho, thay đồ, vệ sinh ...): 2,4 m - 3,6 m 


5.4.giảI pháp thông gió. 


- Thiết kế hệ thống thông gió cho những phòng có số lượng tập 


trung đông người như hội trường, phòng triển lãm... để đảm bảo yêu 


cầu vệ sinh và chống nóng mùa hè. Tất cả các phòng tối thiểu phải 


có hệ thống quạt trần. Khu vệ sinh cần có thiết bị thông gió, thải khí 


độc lập. 


5.5.Giải pháp thiết kế chiếu sáng – kỹ thuật điện, thiết bị điện yếu và 


chống sét. 


- Cần tận dụng triệt để chiếu sáng tự nhiên, trực tiếp cho các phòng 


như phòng tập thể thao, phòng câu lạc bộ, phòng triển lãm. Khi thiết 


kế chiếu sáng tự nhiên cần áp dụng các hình thức chiếu sáng sau: 


+ Chiếu sáng bên qua cửa sổ các tường bao che, mái, cửa mái, qua lỗ 


lấy sáng ở mái và ở vị trí cao của nhà. 


+ Chiếu sáng hỗn hợp  


- Khi sử dụng chiếu sáng nhân tạo phải tuân theo tcxd 16-1986. Chiếu 


sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 


- Diện tích mở cửa tối thiểu bằng 1/5 - 1/4 diện tích mặt sàn. 


- Vị trí cửa đảm bảo yêu cầu chiếu sáng và thông thoáng tự nhiên tốt, 


phù hợp yêu cầu chiếu sáng và thông gió cho thi đấu. Nên triệt để tận 


dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên. 


- Khi thiết kế cửa lấy sáng tự nhiên cho nhà tập luyện thể thao phải 


tuân theo quy định sau: Không mở cửa ra hướng Tây hoặc Tây nam, 


khi bắt buộc phải mở của ra các hướng này, phải có giải pháp chống 
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nắng chiếu trực tiếp vào nhà; Mép dưới của cửa phải cao hơn mặt sàn 


ít nhất 2m; Không nên bố trí cửa ở hai đầu dọc của nhà thể thao (hai 


đầu của sân thi đấu chính), trừ trường hợp thiếu sáng, cần mở thêm 


cửa. Khi đó mép dưới cửa phải cao hơn mặt sàn ít nhất 4,5m. 


5.6.Giải pháp thiết kế cấp thoát nước. 


- Nước cấp cho trung tâm văn hoá thể thao thông tin cấp xã phải 


được lấy từ hệ thống cấp nước chung. Trường hợp ở những nơi 


không có hệ thống cấp nước , cho phép tận dụng các nguồn nước 


tự nhiên để sử dụng nhưng phải được xử lý bằng các biện pháp lắng, 


lọc đơn giản. 


+ Thoát nước : 


-  Đối với những địa phương chưa có hệ thống thoát nước , nên tận  


dụng tối đa địa hình tự nhiên để thoát nước hợp vệ sinh, tránh gây « 


nhiễm môI trường và làm bẩn nguồn nước. 


- Nước thảI, chất thảI từ khu vệ sinh phảI được xử lý bằng bể tự hoại 


hoặc các biện pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vệ sinh môI trường 


5.7. công tác hoàn thiện. 


+ Hành lang. 


- Yêu cầu thông thoáng, đảm bảo giao thông thuận tiện, dễ thoát 


người, đảm bảo cho người tàn tật di chuyển an toàn và dễ dàng . 


- Mặt nền, sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không bị ẩm  


ướt và dễ làm vệ sinh. 


- Vật liệu và giải pháp thiết kế dùng cho mặt sàn nhà tập và nền sân 


tập phải căn cứ trên yêu cầu sử dụng (của môn thể thao tương 


ứng) và điều kiện thực tế, có thể gồm các dạng sau: Sàn cao su 


tổng hợp sàn gỗ đàn hồi hoặc nửa đàn hồi - sàn cấp phối         


(chi tiết theo yêu cầu với từng môn thi đấu). Tuyệt đối cấm không 


thiết kế sàn nhà thể thao bằng bê tông.  


+ cửa. 


- Cửa có thể làm bằng gỗ hoặc khung nhôm kính. 


- Gỗ làm cửa dùng gỗ nhóm III và có biện pháp ngâm tẩm chống    


mối mọt, cong vênh. 


- Tất cả các cửa trên lối thoát người đều phải mở ra ngoài hành 


lang. Không được dùng cửa quay, cửa xếp, cửa đẩy. Chiều rộng cửa 


ra vào chính của hội trường không được nhỏ hơn 1,5m. 


5.8.giảI pháp tiếp cận của người tàn tật hòa nhập với cộng đồng. 


- Trong công trình có nhiều cốt sàn khác nhau cần bố trí lối lên 


xuống giữa các cốt, lối lên công trình từ ngoài đường,  lối lên khán 


đài thích hợp cho người tàn tật (đường dốc cho xe lăn, lối lên 


xuống có tay vịn). 


- Các khu vệ sinh cần dự tính 1 số chỗ có các tiện nghi phù hợp với 


người tàn tật. 


- Khi thiết kế độ rộng của hành lang, lối đi, cửa ra vào sảnh, các 


phòng tiếp đón, phòng tập cần tính đến khả năng di chuyển của        


xe  lăn. 
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6-  thiết kế mẫu. 


+ quy mô 1:  áp dụng đối với xã vùng nông thôn đồng bằng, ven 


đô thị, trung du  có số dân >8000 dân. 


 


- mẫu ký hiệu 290- 01 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng : 38.630 m2 


Diện tích xây dựng                 :  6.510  m2 


Mật độ xây dựng                   :  16.8 % 


Tổng mặt bằng theo dạng tập trung, áp dụng cho các xã ở vùng 


đồng bằng nơi có mật độ dân cư cao, vùng ven đô thị hoặc thị 


trấn, thuận lợi giúp tiết kiệm đất xây dựng, dễ quản lý, duy tu bảo 


dưỡng, dễ thu hút người dân. khối hành chính, thư viện, khối các 


câu lạc bộ được xây dựng 2 tầng nối với khối hội trường bằng 


hành lang cầu. hình khối kiến trúc hiện đại, hoa văn kiến trúc phù 


hợp với thể loại công trình văn hóa. 


Cụm các sân bãI thể thao được bố trí tập trung liên hệ thuận lợi 


với khu thi đấu trong nhà và được bố trí hướng bắc – nam . 


- mẫu  ký hiệu 290- 02 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng :  27.300 m2 


Diện tích xây dựng                 :  5.880 m2 


Mật độ xây dựng                   :  21.5 % 


 Công trình được bố trí trên khu đất giả định. Tổng mặt bằng cho 


thấy sự phân khu tách biệt giữa công trình thể thao và công trình 


văn hoá. Chức năng rõ ràng, ưu tiên khu văn hoá đầu hướng gió, 


tránh tiếng ồn từ khu hoạt động thể thao. 


 


- mẫu ký hiệu 290- 03 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng :  14.035 m2 


Diện tích xây dựng                 :   2.155  m2 


Mật độ xây dựng                   :  15,3 % 


mặt bằng hợp khối. các không gian nhà văn hoá có thể liên 


kết với các sân tập và bể bơI theo xu hướng lấy trọng tâm 


công trình là khối hội thảo và nhà trưng bày. 


mặt đứng: ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, hoành tráng phù hợp với 


tính chất công trình văn hoá thể thao.. 


+ quy mô 2: áp dụng đối với xã miền núi, hảI đảo, biên giới vùng dân 


tộc thiểu số có số dân < 8000 dân. 


mẫu  ký hiệu 290- 04 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng :  20.000 m2 


Diện tích xây dựng                 :   3.600 m2 


Mật độ xây dựng                   :  18 % 


Công trình được áp dụng cho các xã đồng bằng. tổng mặt bằng 


được bố trí theo dạng phân tán, bao gồm các khối:  nhà đa năng, 


khu hành chính, câu lạc bộ, nhà tập luyện. 


Tổ chức Giao thông thuận tiện, mặt bằng phong phú, phù hợp với 


những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, có thể phân kỳ 


đầu tư. 


Cụm sân bãI thể thao bố trí theo hướng bắc nam. 


mẫu  ký hiệu 290- 05 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng : 22.500 m2 


Diện tích xây dựng                 : 2.165 m2 


Mật độ xây dựng                    : 9.7 % 
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Khu công trình thể thao văn hoá áp dụng cho vùng núi nơI có địa 


hình phức tạp. Các sân thể thao bố trí dọc theo cao độ đường 


đồng mức. Cụm công trình văn hoá gồm 3 khối liên hệ với nhau 


bằng hành lang cầu. Phù hợp cho những vùng có điều kiện khó 


khăn, có thể phân  đợt xây dựng. hình thức kiến trúc đơn giản,    


nhẹ nhàng. 


mẫu  ký hiệu 290- 06 -08. 


Diện tích khu đất xây dựng :  20.250 m2 


Diện tích xây dựng                 :  2.260 m2 


Mật độ xây dựng                   :  11.1 % 


Phương án phân khu tách biệt giữa cụm các công trình thể thao 


với khối văn hoá. Mỗi khu được bố trí cổng đI riêng, tổ chức giao 


thông hợp lý. 


Các khối nhà sắp xếp theo bố cục phân tán, liên kết với nhau bằng 


hành lang cầu. Hình thức kiến trúc, kết cấu đơn giản. dễ xây,       


phù hợp với xã có điều kiện khó khăn.. 


6. hướng dẫn áp dụng. 


- Khu đất được lựa chọn cho việc xây dựng phảI gần nguồn nước 


sạch, xa các nguồn ô nhiễm, không nằm trong vùng có nguy cơ 


xói lở, lũ lụt. 


- tập thiết kế chỉ nghiên cứu các công trình văn hóa, riêng cụm các 


công trình thể thao xem hướng dẫn sử dụng tại  thiết kế điển hình : khu 


trung tâm văn hóa thể thao cấp xã ban hành theo quyết định ban 


hành số 14/2008/qđ-BXD ngày 30/10/2008. 


- tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở lập báo 


cáo kinh tế - kỹ thuật, sau khi báo cáo được phê duyệt, cần có hỗ trợ 


của tư vấn thiết kế địa phương trong việc lựa chọn mẫu thiết kế.  


khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, quản lý dự án đầu tư và xây 


dựng công trình theo nghị định số 12/2009/nđ-cp ngày 12/02/2009 của 


chính phủ và các qui định hiện hành của nhà nước. 


-  mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên mặt đất. 


khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất công 


trình và bổ sung phần thiết kế nền móng.  


-  dự toán được tính theo tiên lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải bổ 


sung phần nền móng, nhân công và áp dụng theo định mức đơn giá 


xây dựng của địa phương.   


-   ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng vùng 


nếu thấy giải pháp kết cấu và sủ dụng  vật liệu phù hợp với điều kiện địa 


phương mình. 


 
KháI toán các vật liệu chủ yếu. 
 
Ký hiệu X.măng 


p300 
(kg) 


Gạch 
(viên) 


Đá 
1x2 
(m3) 


cát 
vàng 
(m3) 


cát 
đen 
(m3) 


Thép 
tròn 
(kg) 


thép 
hình 
(kg) 


gỗ 
(m3) 


V.liÖu 
lợp 
(m2) 


290-01-08 123894 218400 203 111 217 29510 6864 3.9 363 


290-02-08 267017 390880 548 318 318 103380 14004 11.1 1064 


290-03-08 118301 245280 234 128 183 35740 11972 9.1 650 


290-04-08 91859 120400 113 61 120 16442 7697 6.2 679 


290-05-08 101833 160160 141 77 171 20987 6848 7.1 1167 


290-06-08 61462 129920 79 44 122 12532 12675 5.6 1285 
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   Phần nghiên cứu cơ bản 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







































































































 


   


 


 


 
 


 


 


 


 


 


   Phần thiết kế mẫu 
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 01 


                                                                               (KÍ HIỆU: 290-01-08) 


 1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 38630 m2. Diện tích xây dựng : 6510 m2. Mật độ xây dựng : 16,8% 


Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


 2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 


tông sàn, cột mác 200; thép AI, AII; tường 


xây vữa xi măng. 


Mái bằng và tôn chống nóng; hệ vì kèo, bán kèo. 


Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 


hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên 


các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 


khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu 


thấy phù hợp. 


 


 3. Các chỉ tiêu vật liệu 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 123894         kg 


2 Gạch xây 218400    viên 


3 Đá 1x2 203        m3 


4 Cát vàng 111         m3 


5 Cát đen 217         m3 


6 Thép tròn  29510           kg 


7 Thép hình 6864          kg 


8 Gỗ 3.9 m3 


9 Vật liệu lợp + mái kính 363        m2 
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trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 02 


                                                                              (KÍ HIỆU: 290-02-08) 


1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 27300 m2. Diện tích xây dựng : 5880 m2. Mật độ xây dựng : 21,5%. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 


tông sàn, cột mác 200; thép AI, AII; tường 


xây vữa xi măng. 


Mái bằng và tôn chống nóng; hệ vì kèo, bán 


kèo. Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép 


hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 


tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 


khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu 


thấy phù hợp. 


 


 3. Các chỉ tiêu vật liệu 


 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 267017         kg 


2 Gạch xây 390880     viên 


3 Đá 1x2 548        m3 


4 Cát vàng 318         m3 


5 Cát đen 318         m3 


6 Thép tròn  103380           kg 


7 Thép hình 14004          kg 


8 Gỗ 11,1 m3 


9 Vật liệu lợp + mái kính 1064        m2 


 


 


 45 











































 


trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 03 


                                                                              (KÍ HIỆU: 290-03-08) 


1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 14035 m2. Diện tích xây dựng : 2155 m2. Mật độ xây dựng : 15,3%. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 


tông sàn, cột mác 200; thép AI, AII; tường 


xây vữa xi măng. 


Mái bằng, tôn chống nóng; hệ dàn kèo, Hệ 


mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 


hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên 


các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 


khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương 


nếu thấy phù hợp. 


 


3. Các chỉ tiêu vật liệu 


 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 118301         kg 


2 Gạch xây 245280     viên 


3 Đá 1x2 234        m3 


4 Cát vàng 128         m3 


5 Cát đen 183         m3 


6 Thép tròn  35740           kg 


7 Thép hình 11972          kg 


8 Gỗ 9,1 m3 


9 Vật liệu lợp 650        m2 


 


 55 











































 


trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 04 


                                                                               (KÍ HIỆU: 290-04-08) 


1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 20000 m2. Diện tích xây dựng : 3600 m2. Mật độ xây dựng : 18%. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


 


2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 


tông sàn, cột mác 200; thép AI, AII; tường 


xây vữa xi măng. 


Mái bằng và tôn chống nóng; hệ vì kèo, bán 


kèo. Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép 


hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 


tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 


khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương 


nếu thấy phù hợp. 


 


3.Các chỉ tiêu vật liệu 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 91859         kg 


2 Gạch xây 120400     viên 


3 Đá 1x2 113        m3 


4 Cát vàng 61         m3 


5 Cát đen 120         m3 


6 Thép tròn  16442           kg 


7 Thép hình 7697          kg 


8 Gỗ 6,2 m3 


9 Vật liệu lợp 679        m2 
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trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 05 


                                                                              (KÍ HIỆU: 290-05-08) 


1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 22500 m2. Diện tích xây dựng : 2165 m2. Mật độ xây dựng : 9,7%. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê 


tông sàn, cột mác 200; thép AI, AII; tường 


xây vữa xi măng. 


Mái bằng và tôn chống nóng; hệ vì kèo, bán 


kèo. Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép 


hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 


tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 


khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương 


nếu thấy phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 101833         kg 


2 Gạch xây 160160     viên 


3 Đá 1x2 141        m3 


4 Cát vàng 77         m3 


5 Cát đen 171         m3 


6 Thép tròn  20987           kg 


7 Thép hình 6848          kg 


8 Gỗ 7.1 m3 


9 Vật liệu lợp 1167        m2 
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trung tâm văn hoá  


 thể thao và thông tin cấp xã 


MẪU SỐ 06 


                                                                              (KÍ HIỆU: 290-06-08) 


1. quy mô công trình:  


Diện tích khu đất : 20250 m2. Diện tích xây dựng : 2260 m2. Mật độ xây dựng : 11,1%. Phạm vi áp dụng : Toàn quốc 


2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 


 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 


Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường 


gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75;  


Bê tông sàn, mái, cột mác 200; thép AI, AII; 


tường xây vữa xi măng. 


Mái bằng và tôn chống nóng; hệ vì kèo, bán 


kèo. Hệ mái lợp được đặt trên hệ xà gồ thép 


hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 


tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 


những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương 


nếu thấy phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu 


 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 


( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


tt vậT LIỆU 


 


khối lượng 


 


1 Xi măng P300 61462 kg 


2 Gạch xây 129920 viên 


3 Đá 1x2 79 m3 


4 Cát vàng 44 m3 


5 Cát đen 122 m3 


6 Thép tròn 12532 kg 


7 Thép hình 12675 kg 


8 Gỗ 5.6 m3 


9 Vật liệu lợp 1285 m2 
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Thiết kế điển hình 
TỪ  THPT- VN01-08 


đến THPT -CL02-08 


 


 


 


trường trung học phổ thông 
khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


   


  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 hà nội – 2010 


 


bộ xây dựng 
VIỆN  KIẾN TRÚC, quy hoạch đô thị và  nông thôn 


 







bộ xây dựng 
VIỆN  KIẾN TRÚC, quy hoạch đô thị và  nông thôn 


 
 


Thiết kế điển hình 
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đến THPT -CL02-08 
 
 


 


trường trung học phổ thông 
khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


            hà nội - 2010 


cơ quan thiết kế 
viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn 


viện trưởng 
 
 
 
 
 
 
 
 


ths. kts. ngô trung hải 


cơ quan đề nghị ban hành cơ quan ban hành 
Quyết định ban hành số: ........ /20   /QĐ-BXD 


Ngày       tháng       năm 200 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







mục lục 
 


stt nội dung ký hiệu stt nội dung ký hiệu 


 
01 
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05 - 09 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
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21 
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23 
24 
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     26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 


33 
34 
35 
36 
37 
 


38 
39 
40 
 


 
tờ bìa 
tờ bìa lót 
mục lục 
thuyết minh 
phần nghiên cứu cơ bản.    
sơ đồ dây chuyền chức năng 
cách sắp xếp bàn ghế trong phòng học bộ môn 
cấu trúc phòng học bộ môn 
mẫu mặt bằng thư viện 
phòNG sinh hoạt đoàn; phòNG truyềN thốNG; tiềN sảNH 
nhà tập đa năng (quy mô 35 học sinh) 
nhà tập đa năng (quy mô 45 học sinh) 
chi tiết phòng học bộ môn ngoại ngữ  
chi tiết phòng học bộ môn vật lý 
chi tiết phòng tin học và kỹ thuật máy tính 
chi tiết phòng học bộ môn sinh - hoá 
chi tiết phòng học bộ môn công nghệ 
phương án thpt - vn 01 - 08   
(Áp dụng cho vùng núi phía bắc) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 3 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 4 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng mái, MẶT ĐỨNG TRỤC 1-15 
khối phòng học bộ môn - MẶT ĐỨNG TRỤC A-D, MẶT CẮT A-A 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1 - 8, trục a - d, mặt cắt a – a 
phương án thpt - vn02 - 08  
(Áp dụng cho vùng núi phía bắc) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 3 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng mái, mặt đứng 1-11 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng 11-1, mặt đứng c-a, 
mặt cắt a-a 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1-5, trục c-a', mặt cắt a-a 
 


 
 
 
 
 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt – 04 
kt - 05 
kt - 06 
kt - 07 
kt - 08 
kt - 09 
kt - 10 
kt - 11 
kt - 12 


 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt - 05 
kt - 06 
kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 


   
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt - 05 


 
kt - 01 
kt - 02 
kt – 03 


 


41 
 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
 


51 
52 
53 
54 
55 
 


56 
57 
58 
59 
60 
 


61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
 


phương án thpt - đb 01 - 08  
(Áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hải miền trung) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 3 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng mái, mặt đứng 1-11 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng, mặt cắt 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1-5, trục d-a, mặt cắt a-a 
phương án thpt - đb 02 - 08 
(Áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hải miền trung) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 3 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 4 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng mái, MẶT ĐỨNG TRỤC  
1-15 
MẶT ĐỨNG TRỤC 15 -1, MẶT ĐỨNG TRỤC A-D, MẶT  CẮT A-A 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1 - 8, trục a - d, mặt cắt a-a 
phương án  thpt - tn 01 – 08 
(Áp dụng cho vùng Tây nguyên) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng mái 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng trục 14-1; Mặt cắt  a-a 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1-5, trục a'-c, mặt cắt A-A 
 


 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt - 05 
kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 


 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt – 05 


 
kt – 06 
kt - 01 
kt - 02 
kt – 03 


 
 


kt – 01 
kt – 02 
kt - 03 
Kt – 04 
kt - 05 
kt - 01 
kt – 02 
kt - 03 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
 


80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
 


89 
90 
91 
92 
93 
 


94 
95 
96 
 


phương án  thpt - tn 02 – 08 
(Áp dụng cho vùng Tây nguyên) 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 3 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng mái 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng  
khối phòng học bộ môn - mặt đứng trục 11-1,mặt cắt a-a, b-b 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng, mặt cắt 
Phương án  thpt - cl 01 – 08 
(Áp dụng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long) 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng cốt -1.650 
mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn - mặt bằng tầng 2, mặt bằng mái 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng trục 1-14, mặt đứng trục 14-1 
khối phòng học bộ môn - mặt đứng trục a-d, d-a, mặt cắt a-a 
nhà đa năng - mặt bằng 
nhà đa năng - mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng trục 1 -5, trục  c - a', mặt cắt a-a 
phương án  thpt - cl 02 – 08 
(Áp dụng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long) 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 1 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 2 
khối phòng học bộ môn-mặt bằng tầng 3,  mặt bằng mái 
khối phòng học bộ môn-mặt đứng 11-1,  mặt đứng 1-11 
khối phòng học bộ môn -mặt đứng a-c,  mặt đứng a-c,  mặt cắt 
a-a,  mặt cắt B-B 
nhà đa năng-mặt bằng 
nhà đa năng-mặt bằng mái 
nhà đa năng - mặt đứng, mặt cắt 
 


 
 


kt – 01 
kt – 02 
kt - 03 
Kt - 04 
kt – 05 
kt - 06 
kt – 01 
kt – 02 
kt – 03 


 
 


kt - 01 
kt - 02 
kt - 03 
kt - 04 
kt - 05 
kt – 01 
kt – 02 
kt – 03 


 
 


kt – 01 
kt – 02 
kt – 03 
kt – 04 
kt – 05 


 
kt – 01 
kt – 02 
kt – 03 
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thuyết minh 
 


1 - Những căn cứ và cơ sở  Nghiên cứu. 


- Quyết định số 201/2001/QĐ-TTG ngày 28/12/2001 thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt thực hiện mục tiêu chiến lược  phát triển giáo dục 2001-2010. 
- Điều lệ trường trung học, ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-
BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. 
- Quyết định số 27/2001/ QĐ-BGD&ĐT ngày 05/07/2001 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và đào tạo về ban hành quy chế công nhận trường trung 
học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001-2010). 
- Quyết định số 80/2008/QĐ - BGD ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng giáo dục trường Trung học phổ thông. 
- Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn. 
- Hướng dẫn số 7475/ BGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2008 hướng dẫn thực 
hiện nhiệm vụ GDtrH năm học 2008-2009. 
- Quy chế hoạt động thư viện trường học ban hành theo quyết định số 
01/2003/QĐ -BGD ĐT của Bộ GD ĐT. 


    2 - Danh mục các tàI liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu . 
- luật đất đai số 13/2003/qh11 ngày 10/12/2003. 
- luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 
- luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 12/7/2006. 
- qcxdvn 01:2008/ bxd Quy chuẩn xây dựng vn - quy hoạch xây dựng. 
- TCVN 4474 :1987 - thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 4513 :1988 - cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCxd 16 :1986  - chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 
- TCxd 29:1991  - chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. 
- TCVN 2622 :1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. 
Yêu cầu thiết kế. 
- TCXD 25:1991. đặt đường dây dẫn đIện trong nhà ở và công trình 
công cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 


- TCVN 5687:1992 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - tiêu chuẩn 
thiết kế. 
- TCxdvn 46:2007 - chống sét cho các công trình xây dựng - hướng 
dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống. 
-  tcxdvn 293:2003 - chống nóng cho nhà ở. 
- TCXD 27:1991. Đặt thiết bị đIện trong nhà  ở và công trình công cộng 
- tiêu chuẩn thiết kế. 
-  Tcvn 2737:1995. TẢI trọng và tác động  -tiêu chuẩn thiết kế. 
-  Tcxdvn 356:2005. kết cấu  bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn  thiết kế. 
- TCVN 5573:1991. kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn     
thiết kế. 
- TCXD 228:1998. Lối đi tàn tật cho người tàn tật trong công trình – 
phần 1 lối đi cho người dùng xe lăn- yêu cầu thiết kế 
- QCXDVN 01:2002. Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người 
tàn tật tiếp cận sử dụng 
- TCVN 8052 -1 & 8053: 2009. TẤM LỢP DẠNG SóNG-yêu cầu thiết kế và hướng 
dẫn lắp đặt. 
3 - Phạm vi và điều kiện áp dụng. 


Tập Thiết kế mẫu này dùng làm cơ sở lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
xây dựng công trình trường trung học phổ thông - khối phục vụ 
học tập và phòng học bộ môn tại: 


* Vùng núi phía Bắc 
* Vùng đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung 
* Vùng Tây Nguyên 
* Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 


4 - nội dung nghiên cứu . 
4.1. phần nghiên cứu cơ bản.  


phần nghiên cứu cơ bản đưa ra mẫu thiết kế cho:  khối phục vụ 
học tập, nhà đa năng, khối phòng học bộ môn ... Đó là những không 
gian chức năng có những yêu cầu, quy định chặt chẽ về kích thước 
không gian, bố trí thiết bị.  
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Mỗi phòng chức năng nêu trên đều được đưa ra với các loại 
lưới kích thước khác nhau để người thiết kế tiện lựa chọn  áp dụng 
trong thực tế, tạo sự phong phú  cho giải pháp kiến  trúc trường. 


Trong quá trình sử dụng người thiết kế dựa trên các không gian 
phòng chức năng cơ bản này để tổ hợp thành khối phục vụ học tập, 
khối phòng học bộ môn và  nhà đa năng. 
4.1.1.Khối phục vụ học tập. 
Tt Phòng 


 
Diện tích 
làm việc (m2) 


Ghi chú 


1 Thư viện (mẫu 1) 155,52-168,48 
84,24-91,26 


 
 


kho, thủ thư 24,01-28,32 
13,09-14,23 


p.đọc học sinh 73,73-86,90 
52,99-57,55 


p.đọc giáo viên 48,66-57,40 
13,00-14,14 


2 P. sinh hoạt đoàn 25,7-27,9 
48,7-57,4 


3 P.truyền thống 48,7-52,9  
 


nhà đa năng. 
TT Phòng 


 
Diện tích 
làm việc (m2) 


Ghi chú 


1 Phòng đa năng 244,48-279,82 - tuỳ theo yêu cầu, lựa 
chọn quy mô phù 
hợp. 


 


209,25 
351,06 


2 Thay đồ  18,08 - 28,92 
3 Khu vệ sinh 18,79-19,64 
4 Kho 16,04-30,92 


 
4.1.2. phòng học bộ môn. 
TT Phòng 


 
Diện tích 
làm việc 


(m2) 


Tiêu chuẩn 
m2/häc 


sinh 


Quy mô  
học sinh 


1 Phòng học bộ môn 
ngoại ngữ 


73,73 – 86,90 
 


2-2,29 35-40  


   98,80-107,31 2,2-2,4 45  


2 P.học bộ môn vật lý 73,73 – 86,90 2-2,29 35-40 
 101,23 2,25 45  


 Phòng chuẩn bị  14,35- 25,62  


3 P.học bộ môn công 
nghệ 


 85,87 2,45 35  


116.41 2,59-2,91 40-45  


 Phòng chuẩn bị 12,17-13,95   


4 P.học bộ môn hóa. 73,23-86,90 2-2,29 35-40 


  101,23 2,25 45  


 Phòng chuẩn bị 14,35-25,62   


5 P. học bộ môn sinh. 73,23-86,90 2-2,29 35-40 


  101,23 2,25 45  
 Phòng chuẩn bị 14,35-25,62   


6 Phòng tin học và kỹ 
thuật máy tính 


73,73 – 86,90 
 


2-2,29 35-40 
 


98,80-107,31 2,2-2,4 45  
 


 


4.2. giảI pháp thiết kế. 


4.21..giải pháp kiến trúc. 


              căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí  hậu đặc trưng của 
từng vùng. tập thiết kế mẫu đưa ra các giải pháp, hình dáng kiến trúc 
điển hình để phù hợp với các điều kiện tự nhiên và xã hội . 
4.2.2..giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu. 


- Kết cấu móng: : xây gạch đặc hoặc đá thiên nhiên xây bằng vữa xi 
măng đảm bảo theo TCVN 5573: 1991. 
- Nền, sàn: Các phương án chủ yếu tôn nền đắp đất . một số mẫu  áp 
dụng vùng ĐBSCL dùng giải pháp sàn vượt lũ: sàn BTCT lắp ghép hoặc 
đổ tại chỗ. 
- Kết cấu phần thân:  tường chịu lực hoặc khung btct , khung thép 
tiền chế. 
- Kết cấu mái: 


. mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi 
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. vì kèo thép hoặc vì kèo gỗ. 


. xà gồ thép hoặc gỗ. 


. Trần BTCT 
kết cấu bao che:  


+ tường, vách. 
.tường xây gạch ( có thể sử dụng gạch địa phương, sản xuất tại chỗ 
nhưng phải có khả năng chịu lực, có tính bền vững, độ ổn định cao) 
          ngoài các giải pháp kết cấu trên, đối với những khu vực có điều 
kiện về gỗ có thể sử dụng kết cấu gỗ nhưng phải đảm bảo tính an 
toàn, thẩm mỹ và chống mối mọt. 
4.2.3..Giải pháp thiết kế điện chiếu sáng, chống sét.   


- tận dụng chiếu sáng tự nhiên cho các lớp học, diện tích mở cửa 
bằng 1/4 đến 1/5 diện tích sàn. có các giảI pháp mở cửa thông thoáng 
cho toàn phòng, đặc biệt cho những ngày mù sương ở các vùng núi 
cao. 
- khi bố trí chiếu sáng nhân tạo lấy từ lưới điện khu vực hoặc từ trạm 
biến áp gần nhất. 
- dây dẫn điện cho vào các hộp ghen, đI ngầm hoặc đặt nổi. 
- cao độ đặt thiết bị như ổ cắm, công tắc, công tơ>1,4m so với mặt 
nền sàn. 
- thiết kế giải pháp chống sét theo tiêu chuẩn hiện hành. 
4.2.4..Giải pháp thiết kế cấp thoát nước. 
- Cấp nước:  


       đối với khu vực có nước sạch thì lấy  từ hệ thống ống cấp nước 
gần nhất.   
       đối với khu vực chưa có nước sạch, dùng nước giếng khoan.  
  - Thoát nước : 


Đối với những địa phương chưa có hệ thống thoát nước , nên tận  
dụng tối đa địa hình tự nhiên để thoát nước hợp vệ sinh, tránh gây « 
nhiễm môI trường và làm bẩn nguồn nước. 
        Nước thảI, chất thảI từ khu vệ sinh phảI được xử lý bằng bể tự hoại 
hoặc các biện pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vệ sinh môI trường. 
5 -  thiết kế Mẫu.  


5.1.thiết kế Mẫu áp dụng vùng núi phía bắc. 
         Vùng có khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm lớn. giải pháp kiến trúc đối 
với công trình ở khu vực này phải đảm bảo thông thoáng, che chắn 
nắng về mùa hè, chống rét về mùa đông và phù hợp với các yếu tố 
văn hoá của các vùng.  
- mẫu ký hiệu :  thpt - VN 01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 4 tầng, 02 cầu thang đảm 
bảo thoát người, Hình thức mặt đứng kiến trúc đơn giản phù hợp với 
kiến trúc trường học , tạo cảm giác gần gũi với học sinh.  
Tầng 1: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống, phòng đoàn đội và phòng kho. 
Tầng 2 đến tầng 4 bố trí các phòng học bộ môn bao gồm: phòng âm 
nhạc, phòng bộ môn sinh học, phòng học bộ môn hoá học, phòng 
tin học và kỹ thuật máy tính, phòng học bộ môn ngoại ngữ, phòng 
học bộ môn vật lý,phòng học bộ môn công nghệ.phòng học bộ 
môn thiết kế cho 45 hoc sinh. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 360 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ.  
- mẫu ký hiệu :  thpt - VN 02-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. các phòng chức năng của khối 
phục vụ học tập: thư viện, phòng truyền thống  và phòng đoàn đội 
được hợp khối với khối hiệu bộ. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 252 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ ,.... ở những nơi chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ 
môn âm nhạc.  
5.2.thiết kế mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hảI miền 


trung miền trung. 
             đây là vùng có chịu ảnh hưởng của bão, lũ khi thiết kế các 
công trình phải có giải pháp kết cấu tính toán đảm bảo sự ổn định 
của công trình cũng như chọn các vị trí đặt công trình thích hợp. 
đối với những vùng duyên hải có khí hậu ven biển phải lựa chọn vật 
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liệu phù hợp, có tính chịu ăn mòn, các cấu kiện phải được tính toán 
đảm bảo an toàn trong các điều kiện gió bão.  
- mẫu ký hiệu :  thpt -đb 01 - 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, Hình thức mặt đứng 
kiến trúc đơn giản phù hợp với kiến trúc trường học , tạo cảm giác 
gần gũi với học sinh. Giải pháp cấu tạo nhà khung bê tông cốt thép, 
với sê nô mái <500 tránh bị tốc mái khi mùa gió bão, áp dụng phù hợp 
với vùng duyên hải miền trung. 
Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 45 hoc sinh. 
các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư viện, phòng 
truyền thống  và phòng đoàn đội được hợp khối với khối hiệu bộ. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 252 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ.  
- mẫu ký hiệu :  thpt -đb 02 -08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 4 tầng, Mặt bằng phòng 
học bộ môn thiết kế cho 35 hoc sinh. Tầng 1 đến tầng 3 bố trí các 
phòng học bộ môn bao gồm: phòng tin học và kỹ thuật máy tính, 
phòng học ngoại ngữ, phòng học công nghệ, phòng bộ môn  sinh , 
phòng bộ môn hoá, phòng bộ môn vật lý, và phòng âm nhạc, áp 
dụng phù hợp với khu vực đồng bằng bắc bộ. 
Tầng 4: bố trí các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư 
viện, phòng truyền thống, phòng đoàn đội và phòng kho. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 360 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ . 
5.3.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng tây nguyên. 
     khu vực  cao nguyên nên khí hậu rất ôn hoà, GiảI pháp kiến trúc 
đảm bảo thông thoáng, che chắn nắng tốt, phù hợp với yếu tố truyền 
thống của tây nguyên.  
- mẫu ký hiệu :  thpt - tn 01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, Ngoài cầu thang 
chính, có thang  ngoài nhà vừa tạo sinh động cho mặt đứng kiến 
trúc vừa đảm bảo yêu cầu thoát người dễ dàng.  


Mặt bằng phòng học bộ môn thiết kế cho 35 hoc sinh. 
các phòng chức năng của khối phục vụ học tập: thư viện, phòng 
truyền thống  và phòng đoàn đội được hợp khối với khối hiệu bộ. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 288 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ và kết hợp học bộ môn âm nhạc 
- mẫu ký hiệu :  thpt - tn 02-08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, hình thức mặt đứng 
phù hợp với công trình tây nguyên, Mặt bằng phòng học bộ môn thiết 
kế cho 35 hoc sinh.  
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích  phòng tập 252 m2,  
là nơi học sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt 
câu lạc bộ. Hình thức kiến trúc phù hợp khu vực tây nguyên. 
5.4.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng sông cửu long  và 


đông nam bộ. 
      khí hậu vùng này tương đối ôn hòa. tuy nhiên  khu vực đồng bằng  
sông cửu long  hàng năm đều chịu ảnh hưởng của lũ. vì vậy giải pháp 
thiết kế  phải tính đến việc sống chung với lũ, giải pháp kết cấu phải 
đảm bảo an toàn, kiên cố đặc biệt là giải pháp móng do hầu hết nền 
đất trong khu vực này rất yếu. ngoài ra việc sử dụng vật liệu gia cố 
nền móng cũng phải được tính toán kĩ cho phù hợp ( cừ tràm, cọc bê  
tông ....) để giảm tối đa chi phí xây dựng 
- mẫu ký hiệu :  thpt - cl 01- 08 
+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 2 tầng, bố trí tầng trệt 
thích hợp với những khu vực  lũ lụt. Hình thức mặt đứng kiến trúc đơn 
giản phù hợp với kiến trúc trường học. Mặt bằng phòng học bộ môn 
thiết kế cho 35 hoc sinh. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích 288 m2,  là nơi học 
sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ ,.... 
ở những trường chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ môn âm 
nhạc.  
- mẫu ký hiệu :  thpt - cl 02- 08 
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+ khối phòng học bộ môn : được xây dựng 3 tầng, bố trí tầng trệt 
thích hợp với những khu vực  lũ lụt. Mặt bằng phòng học bộ môn thiết 
kế cho 35 hoc sinh. 
+ Khối nhà đa năng: xây dựng 1 tầng có diện  tích 216 m2,  là nơi học 
sinh học các môn thể dục rèn luyện thể chất, sinh hoạt câu lạc bộ ,.... 
ở những trường chưa có điều kiện có thể sử dụng học bộ môn âm 
nhạc.  
 
7-   hướng dẫn áp dụng. 


• tập mẫu trường trung học phổ thông - khối phục vụ học tập 
và khối phòng học bộ môn được lựa chọn phải phù hợp với quy 
hoạch tổng thể của một  trường.  


• Khu đất được lựa chọn cho việc xây dựng phảI gần nguồn 
nước sạch, xa các nguồn ô nhiễm, không nằm trong vùng có nguy 
cơ xói lở, lũ lụt. 


• tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở  lập 
báo cáo kinh tế -  kỹ thuật xây dựng công trình,  sau khi báo cáo 
được phê duyệt, cần có hỗ trợ của tư vấn thiết kế địa phương trong 
việc lựa chọn mẫu thiết kế. Hồ sơ phải tuân theo các qui định của 
chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình theo nghị 
định số 12/2009/nđ-cp ngày 12/02/2009 và các qui định hiện hành của 
nhà nước. 


•  mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên 
mặt đất. khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất 
công trình và bổ sung phần thiết kế nền móng. 


• dự toán được tính theo tiên lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải 
bổ sung phần nền móng, nhân công và áp dụng theo định mức đơn 
giá xây dựng của địa phương.   


• ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng 
vùng nếu thấy giải pháp kết cấu và sủ dụng  vật liệu phù hợp với điều 
kiện địa phương mình. 
 
 
 


KháI toán các vật liệu chủ yếu. 
 


Ký hiệu X.măng 
p300 
(kg) 


Gạch 
(viên) 


Đá 1x2 
(m3) 


cát 
vàng 
(m3) 


cát 
đen 
(m3) 


Thép tròn 
(kg) 


thép hình 
(kg) 


gỗ 
(m3) 


V.liÖu 
lợp 
(m2) 


Thcs-vn01-08 257761 403200 489 283 401 67760 11585 6.5 1542 


Thcs-vn02-08 130128 186480 259 141 186 37790 5491 9.4 757 


Thcs-§b01-08 113327 188720 191 120 173 31390 7114 10.3 871 


Thcs-§b02-08 190048 398720 373 204 501 54140 10629 8.9 1462 


Thcs-tn01-08 106162 199360 179 97 198 26110 10681 11.7 1265 


Thcs-tn02-08 126712 262640 197 107 262 29710 6375 9.7 993 


Thcs-cl01-08 114101 65520 219 119 175 43204 3520 9.6 951 


Thcs-cl02-08 123038 212800 212 115 222 29480 4763 6 655 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 01 
 (Kí HIỆU: thpt- VN01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc  
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục 
vụ  học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 231426    kg 26335    kg 257761     kg  
697 


 
608 


 
2 Gạch xây 340480  viên 62720  viên 403200  viên 
3 Đá 1x2 454    m3 35    m3 489    m3 


4 Cát vàng 248    m3 19    m3 283    m3 


5 Cát đen 339    m3 62    m3 401    m3 
6 Thép tròn  62330    kg 5430    kg 67760    kg 
7 Thép hình 7155   kg 4430    kg 11585    kg     


              Tổng:        1305 8 Gỗ 3    m3 3.5    m3 6.5    m3 


9 Vật liệu lợp 975    m2 567    m2 1542    m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 02 
 (Kí HIỆU: thpt- VN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường 
. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 113699    kg 16429    kg 130128    kg  
457 


 
419 


 
2 Gạch xây 182000  viên 4480 viên 186480  viên 
3 Đá 1x2 213    m3 46    m3 259    m3 


4 Cát vàng 116    m3 25    m3 141    m3 


5 Cát đen 181    m3 5    m3 186    m3 
6 Thép tròn  29010    kg 8780    kg 37790     kg 
7 Thép hình 3307    kg 2184    kg 5491     kg  


Tổng: 876 8 Gỗ 7    m3 2.4    m3 9.4    m3 


9 Vật liệu lợp 429    m2 328    m2 757    m2 
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Trường trung học phổ thông 


 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 
MẪU SỐ 03 


 (Kí HIỆU: thpt- ĐB01 -08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Duyên hải Miền trung  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 99198    kg 14129    kg 113327    kg  
429 


 
290 


 
2 Gạch xây 146160  viên 42560  viên 188720  viên 
3 Đá 1x2 195    m3 26    m3 191    m3 


4 Cát vàng 106    m3 14    m3 120    m3 


5 Cát đen 146    m3 27    m3 173    m3 
6 Thép tròn  27250    kg 4140    kg 31390    kg 
7 Thép hình 4493    kg 2621    kg 7114    kg    


Tổng: 719 8 Gỗ 8.2    m3 2.1    m3 10.3    m3 


9 Vật liệu lợp 490    m2 381    m2 871    m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 04 
 (Kí HIỆU: thpt- ĐB02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Duyên hải Miền trung  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 151420    kg 38628    kg 190048    kg  
636 


 
613 


 
2 Gạch xây 273840  viên 124880  viên 398720  viên 
3 Đá 1x2 344    m3 29    m3 373    m3 


4 Cát vàng 188    m3 16    m3 204    m3 


5 Cát đen 173    m3 124    m3 501    m3 
6 Thép tròn  49140    kg 5000     kg 54140     kg 
7 Thép hình 4753    kg 5876    kg 10629    kg  


Tổng: 1249 8 Gỗ 7.6   m3 1.3    m3 8.9    m3 


9 Vật liệu lợp 652   m2 810   m2 1462   m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 05 
 (Kí HIỆU: thpt- TN01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục 
vụ  học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 81029    kg 25133    kg 106162    kg  
 


585 
 


 
 


513 


 
2 Gạch xây 131600  viên 67760  viên 199360  viên 
3 Đá 1x2 151   m3 28    m3 179    m3 


4 Cát vàng 82    m3 15    m3 97    m3 


5 Cát đen 131    m3 67    m3 198    m3 
6 Thép tròn  21490    kg 4620    kg 26110    kg 
7 Thép hình 7207    kg 3474    kg 10681    kg  


Tổng: 1098 8 Gỗ 6.7    m3 5    m3 11.7    m3 


9 Vật liệu lợp 773    m2 492    m2 1265    m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 06 
 (Kí HIỆU: thpt- TN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục 
vụ  học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 94311    kg 32401    kg 126712    kg  
 


405 
 


 
 


422 


 
2 Gạch xây 159600  viên 103040  viên 262640  viên 
3 Đá 1x2 171    m3 26    m3 197    m3 


4 Cát vàng 93    m3 14   m3 107    m3 


5 Cát đen 159    m3 103    m3 262    m3 
6 Thép tròn  25490     kg 4220    kg 29710    kg 
7 Thép hình 3567    kg 2808    kg 6375    kg  


Tổng: 827 8 Gỗ 8    m3 1.7    m3 9.7    m3 


9 Vật liệu lợp 527    m2 466    m2 993    m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 07 
(Kí HIỆU: thpt- CL01-08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 
 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 92137    kg 21964    kg 114101    kg  
 


575 


 
 


436 


 
2 Gạch xây 117600  viên 65520 viên 65520 viên 
3 Đá 1x2 189    m3 30   m3 219   m3 


4 Cát vàng             103  m3 16   m3 119   m3 


5 Cát đen 122    m3 53   m3 175   m3 
6 Thép tròn  38840    kg 4364    kg 43204    kg 
7 Thép hình 525    kg 2995   kg 3520   kg   


Tổng: 1011 8 Gỗ 7.3   m3 2.3   m3 9.6   m3 


9 Vật liệu lợp 577   m2 374   m2 951   m2 
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Trường trung học phổ thông 
 khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn 


MẪU SỐ 08 
(Kí HIỆU: thpt- CL02-08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Phần chính của trường có cột, khung bê tông 
cốt thép xây chèn gạch đặc chịu lực; Bê tông 
mác 200; thép AI hay AII; tường xây vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc ghi chống 
nóng; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp được đặt 
trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 
 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU 
kHốI LƯỢNG diện tích xây dựng ( m2)  


ghi chú Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng Tổng Khối phục vụ  
học tập 


Nhà đa năng 


1 Xi măng P300 91190    kg 31848    kg 123038    kg  
 


384 


 
 


409 


 
2 Gạch xây 154000  viên 58800  viên 212800  viên 
+ 
3 


Đá 1x2 160    m3 52    m3 212    m3 


4 Cát vàng 87    m3 28    m3 115    m3 


5 Cát đen 160    m3 62    m3 222    m3 
6 Thép tròn  21390     kg 8090    kg 29480    kg 
7 Thép hình 3068    kg 1695    kg 4763    kg    


Tổng: 793 8 Gỗ 3    m3 3    m3 6    m3 


9 Vật liệu lợp 345   m2 310   m2 655   m2 
 


88 
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viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn 


q. viện trưởng 
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stt nội dung kí hiệu stt nội dung kí hiệu 


01-02 tờ bìa, tờ bìa lót  26 mặt bằng tầng 2 kt-02 


03 mục lục  27 mặt bằng mái kt-03 


04-06 thuyết minh  28 mặt đứng trục 9-1; trục c-a'; trục a'-c kt-04 


 phần nghiên cứu cơ bản  29 mặt đứng trục 1-9; mặt cắt a-a kt-05 


07 chi tiết phòng thư viện kt-01  vùng tây nguyên  


08 chi tiết phòng giáo dục nghệ thuật  và phòng thiêt bị giáo dục kt-02 30 mẫu số 05: th-tn01-08  


09 chi tiết phòng truyền thống và hoạt động đội; phòng vệ sinh kt-03 31 mặt bằng kt-01 


 các phương án minh hoạ  32 mặt bằng mái kt-02 


 a.khối phục vụ học tập  33 mặt đứng trục 1-11; trục 11-1; trục c-a; mặt cắt a-a kt-03 


 vùng núi phía bắc  34 mẫu số 06: th-tn02-08  


10 mẫu số 01: th-vn01-08  35 mặt bằng tầng 1 kt-01 


11 mặt bằng kt-01 36 mặt bằng tầng 2 kt-02 


12 mặt bằng mái kt-02 37 mặt đứng trục 1 - 12, mặt đứng trục 12 - 1 kt-03 


13 mặt đứng trục 1-11; trục 11-1; trục c-a; mặt cắt a-a kt-03 38 mặt bằng mái, mặt đứng trục c - a', mặt cắt 1 - 1 kt-04 


14 mẫu số 02: th-vn02-08   vùng đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ  


15 mặt bằng tầng 1 kt-01 39 mẫu số 07: th-cl01-08  


16 mặt bằng tầng 2 kt-02 40 mặt bằng kt-01 


17 mặt bằng mái kt-03 41 mặt bằng mái kt-02 


18 mặt đứng trục 1-9; mặt cắt 1-1 kt-04 42 mặt đứng trục 1-11; mặt đứng trục 11-1; trục c-a; mặt cắt a-a kt-03 


19 mặt đứng trục 9-1; trục a-c; trục c-a kt-05 43 mẫu số 08: th-cl02-08  


 vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hải miền trung  44 mặt bằng tầng 1 kt-01 


20 mẫu số 03: th-db01-08  45 mặt bằng tầng 2 kt-02 


21 mặt bằng kt-01 46 mặt bằng mái kt-03 


22 mặt bằng mái kt-02 47 mặt đứng trục 1-9; trục c-a; mặt cắt a-a kt-04 


23 mặt đứng trục 1-11; trục 11-1; trục c-a; mặt cắt a-a kt-03    


24 mẫu số 04: th-db02-08     


25 mặt bằng tầng 1 kt-01    


03 mục lục 







thuyết minh 
 


1 - Những căn cứ và cơ sở  Nghiên cứu. 
- Quyết định số 201/2001/QĐ_TTg ngày 28/12/2001 Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010.  


     
       2 - Danh mục các tàI liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu . 


- luật đất đai số 13/2003/qh11 ngày 10/12/2003. 
- luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 
- Luật nhà ở số 56/2005/qh11 ngày 09/12/2005. 
- luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 12/7/2006. 
-TCVN 4474 :1987 – thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 4513 :1988 – cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCxd 16 :1986  – chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 
- TCxd 29:1991  – chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. 
- TCVN 2622 :1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà ở và công trình. 
Yêu cầu thiết kế. 
- TCXD 025:1991. đặt đường dây dẫn đIện trong nhà ở và công trình 
công cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 5687:1992 – Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – tiêu chuẩn 
thiết kế. 
- TCVNXD 46:2007 – chống sét cho các công trình xây dựng –hướng 
dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống  
- tcxdvn 293 :2003 - chống nóng cho nhà ở. 
- TCXD 027:1991. Đặt thiết bị đIện trong nhà ở và công trình công cộng 
- tiêu chuẩn thiết kế. 
-  Tcvn 2737 :1995. TẢI trọng và tác động  - tiêu chuẩn thiết kế. 
- Tcxdvn 356:2005. kết cấu  bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn  thiết kế. 
-  TCVN 3978:1984. Trường tiểu học - Yêu cầu  thiết kế. 
- TCVN 8052-1 và 8053: 2009 tấm lợp dạng sóng – yêu cầu thiết kế và 
huớng dãn lắp đặt . 
- tcxd 228-1998 lối đi cho người tàn tật trong công trình - phần 1. lối 
đi cho người dùng xe lăn - yêu cầu thiết kế. 
-  qcxdvn 01:2002  quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người 
tàn tật tiếp cận sử dụng. 
 
 


3 - Phạm vi và điều kiện áp dụng. 
Tập Thiết kế điển hình này dùng làm cơ sở lập báo cáo kinh tế - kỹ 


thuật xây dựng công trình trường tiểu học - khối phục vụ học tập tại: 
* Vùng núi phía Bắc 
* Vùng đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung 
* Vùng Tây Nguyên 
* Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 
 


4 - nội dung nghiên cứu . 
4.1. phần nghiên cứu cơ bản. 


- số học sinh lớp chuẩn 24-36 chỗ  
 


TT phòng Diện tích 
 


Ghi chú 


1 Thư viện 80 - 107 m2 chiều cao phòng 
3,6m  kho, thủ thư 20 - 27 m2 


 p.®äc chung  
 p.đọc học sinh  
 p.đọc giáo viên  
2 Phòng giáo dục 


nghệ thuật 
27 - 54 m2 


3 Phòng thiết bị giáo 
dục 


23,4 - 27 m2  


4 Phòng truyền thống  53,8 m2 
5 Phòng hoạt động 


đội 
53,8 m2  


6 Phòng hỗ trợ giáo 
dục học sinh tàn tật, 
khuyết tật học hòa 
nhập 


 
53,8 m2 


 


7 Phòng giáo dục rèn 
luyện thể chất 


 Kết hợp với nhà 
đa năng 
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4.2. giảI pháp thiết kế. 
a.giải pháp kiến trúc. 


căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí  hậu đặc trưng của 
từng vùng. tập thiết kế mẫu đưa ra các giải pháp, hình dáng kiến trúc 
điển hình để phù hợp với các điều kiện tự nhiên và xã hội . 
 
b.giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu. 
- Kết cấu móng: : tuỳ thuộc vào địa chất của nơI áp dụng mà đưa ra 
giải pháp móng phù hợp. 
- Nền, sàn: Các phương án chủ yếu tôn nền đắp đất . một số mẫu  áp 
dụng vùng ĐBSCL dùng giải pháp sàn vượt lũ: sàn BTCT lắp ghép hoặc 
đổ tại chỗ. 
- Kết cấu phần thân: tường chịu lực hoặc khung btct, khung thép tiền 
chế. 
- Kết cấu mái: 
. mái lợp tấm tôn xanh hoặc ghi  
. vì kèo thép hoặc vì kèo gỗ 
. xà gồ thép hoặc gỗ 
. Trần BTCT 
- kết cấu bao che:  
+ tường, vách. 
.tường xây gạch (có thể sử dụng gạch địa phương, sản xuất tại chỗ 
nhưng phải có khả năng chịu lực, có tính bền vững, độ ổn định cao) 
          ngoài các giải pháp kết cấu trên, đối với những khu vực có điều 
kiện về gỗ có thể sử dụng kết cấu gỗ nhưng phải đảm bảo tính an 
toàn, thẩm mỹ và chống mối mọt. 
 
c.Giải pháp thiết kế điện chiếu sáng, chống sét   
- tận dụng chiếu sáng tự nhiên cho các lớp học, diện tích mở cửa 
bằng 1/4 đến 1/5 diện tích sàn. có các giảI pháp mở cửa thông thoáng 
cho toàn phòng, đặc biệt cho những ngày mù sương ở các vùng núi 
cao. 
- khi bố trí chiếu sáng nhân tạo lấy từ lưới điện khu vực hoặc từ trạm 
biến áp gần nhất. 
- dây dẫn điện cho vào các hộp ghen, đI ngầm hoặc đặt nổi. 
- cao độ đặt thiết bị như ổ cắm, công tắc, công tơ>1,4m so với mặt 
nền sàn. 
- thiết kế giải pháp chống sét theo tiêu chuẩn hiện hành. 
 
d.Giải pháp thiết kế cấp thoát nước 


- Cấp nước:  
       đối với khu vực có nước sạch thì lấy  từ hệ thống ống cấp nước 
gần nhất.   
       đối với khu vực chưa có nước sạch, dùng nước giếng khoan.  
  - Thoát nước : 


Đối với những địa phương chưa có hệ thống thoát nước , nên tận  
dụng tối đa địa hình tự nhiên để thoát nước hợp vệ sinh, tránh gây « 
nhiễm môI trường và làm bẩn nguồn nước. 
        Nước thảI, chất thảI từ khu vệ sinh phảI được xử lý bằng bể tự hoại 
hoặc các biện pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vệ sinh môI trường. 
 
e.giải pháp đảm bảo tiếp cận sử dụng 
        khu đất xây dựng trường được bố trí gần nhất với các trục 
đường giao thông chính, thuận tiện cho việc đi lại của giáo viên và 
học sinh. 
        Các phương án đều được thiết kế có đường dốc xe lăn, đảm bảo 
cho người khuyết tật có thể tiếp cận với công trình. 
 
5 -  thiết kế Mẫu  
a.thiết kế Mẫu áp dụng miền núi phía bắc. 
Vùng có khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm lớn. giải pháp kiến trúc đối với 
công trình ở khu vực này phải đảm bảo thông thoáng, che chắn 
nắng về mùa hè, chống rét về mùa đông và phù hợp với các yếu tố 
văn hoá của các vùng.  
b. thiết kế mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hảI miền 
trung miền trung. 
             đây là vùng có chịu ảnh hưởng của bão, lũ khi thiết kế các 
công trình phải có giải pháp kết cấu tính toán đảm bảo sự ổn định 
của công trình cũng như chọn các vị trí đặt công trình thích hợp. 
đối với những vùng duyên hải có khí hậu ven biển phải lựa chọn vật 
liệu phù hợp, có tính chịu ăn mòn, các cấu kiện phải được tính toán 
đảm bảo an toàn trong các điều kiện gió bão.  
c.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng tây nguyên. 


khu vực  cao nguyên nên khí hậu rất ôn hoà. GiảI pháp kiến 
trúc đảm bảo thông thoáng, che chắn nắng tốt, phù hợp với yếu tố 
truyền thống của tây nguyên. 
d.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng sông cửu long và đông 
nam bộ. 


khí hậu vùng này tương đối ôn hòa. tuy nhiên  khu vực đồng 
bằng  sông cửu long  hàng năm đều chịu ảnh hưởng của lũ. vì vậy 
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giải pháp thiết kế  phải tính đến việc sống chung với lũ, giải pháp kết 
cấu phải đảm bảo an toàn, kiên cố đặc biệt là giải pháp móng do hầu 
hết nền đất trong khu vực này rất yếu. ngoài ra việc sử dụng vật liệu 
gia cố nền móng cũng phải được tính toán kĩ cho phù hợp ( cừ tràm, 
cọc bê  tông ....) để giảm tối đa chi phí xây dựng. Khối nhà  được thiết 
kế theo hai dạng: 


+tôn nền đắp đất.  
+thiết kế nhà  có sàn theo kiểu sàn vượt lũ, tùy theo  mẫu được 


áp dụng ở vùng ngập nông hay ngập sâu chiều cao sàn có thể thay 
đổi cho phù hợp.. 
 
6 -  hướng dẫn áp dụng. 


• tập mẫu trường tiểu học - khối phục vụ học tập được lựa chọn 
phải phù hợp với qui hoạch tổng thể của một  trường.  


• Khu đất được lựa chọn cho việc xây dựng phảI gần nguồn 
nước sạch, xa các nguồn ô nhiễm, không nằm trong vùng có nguy 
cơ xói lở, lũ lụt. 


tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở  lập báo 
cáo kinh tế -  kỹ thuật xây dựng công trình,  sau khi báo cáo được phê 
duyệt, cần có hỗ trợ của tư vấn thiết kế địa phương trong việc lựa 
chọn mẫu thiết kế. Hồ sơ phải tuân theo các qui định của chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình theo nghị định số 
12/2009/nđ-cp ngày 12/02/2009 và các qui định hiện hành của nhà 
nước. 


• mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên mặt 
đất. khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất 
công trình và bổ sung phần thiết kế nền móng. 


• dự toán được tính theo tiên lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải 
bổ sung phần nền móng, nhân công và áp dụng theo định mức đơn 
giá xây dựng của địa phương.   


• ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng 
vùng nếu thấy giải pháp kết cấu và sủ dụng vật liệu phù hợp với điều 
kiện địa phương mình. 
Thống kê số lượng mẫu 
Các mẫu thiết kế : 
- Vùng núi phía bắc:  02 mẫu 


Th-vn01-08 
Th-vn02-08 
- vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hảI miền trung: 02 mẫu 
TH-db01-08 


TH-db02-08 
- Vùng tây nguyên: 02 mẫu 
TH-tn01-08 
TH-tn02-08 
- vùng đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ: 02 mẫu 
TH-cl01-08 
TH-cl02-08 
 
KháI toán các vật liệu chủ yếu. 
Ký hiệu X.măng 


p300 
(kg) 


Gạch 
(viên) 


Đá 
1x2 
(m3) 


cát 
vàng 
(m3) 


cát 
đen 
(m3) 


Thép 
tròn 
(kg) 


thép 
hình 
(kg) 


gỗ 
(m3) 


V.liÖu 
lợp 
(m2) 


Th-vn01-08  40.581,54 62.222   77,89   42,49   61,92  8.377,23   8.500,9 0,52  299,86 


TH-vn02-08  48.137  70.000  95,04  51.84  69,6  13.311 3.921  7,2  353 


TH-db01-08  26.831,25  61.882  37,25  20,32  61,58  3.997,98  5.722,58  0,38  275,1 


TH-db02-08  47.520  75.040  89,8  49,0  74,6  12.950  2.613  6,4  243 


TH-tn01-08  35.774,93  55.503  68,22  37,21  55,23  6.516,96  7.854,91  0,38  444,48 


TH-tn02-08  34.168  46.270 69,79  38,10  46,04  13.875  3.592  7,16  398 


TH-cl01-08  40.747,8  55.214  83,20  45,38  54,94  9.905,76  5.722,08  0,38  352,52 


TH-cl02-08  40.110  67.536 70,594  38,5  70,59  12.312  2.610  6,1  243.0 
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 01 
 (Kí HIỆU: th-VN01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
-Vùng núi phía Bắc 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc, vữa xi 
măng mác 50. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc 
ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 
hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 40581,54 kg   


  
 
 


341 


 
2 Gạch xây 62222 viên 


3 Đá 1x2 77,89 m3 


4 Cát vàng 42,49 m3  
5 Cát đen 61,92 m3  
6 Thép tròn  8377,23 kg  
7 Thép hình 8500,96 kg 


8 Gỗ 0,52 m3  
9 Vật liệu lợp 299,86 m2 
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 02 
 (Kí HIỆU: th-VN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
-Vùng núi phía Bắc 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
Cột: Bê tông mác 200, thép AI hay AII. 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc 
ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 
hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 


1 Xi măng P300 48.137 kg  


482 


 


2 Gạch xây           70.000 viên 


3 Đá 1x2 95,04 m3  
4 Cát vàng 51,84 m3  
5 Cát đen 69,6 m3  
6 Thép tròn  13.311 kg  
7 Thép hình 3.921 kg 


8 Gỗ 7,2 m3  
9 Vật liệu lợp 353 m2  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 03 
 (Kí HIỆU: th- DB01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
-Vùng Đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền trung 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc 
ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 
hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 26831,25 kg  


341  


 


2 Gạch xây            61882 viên 


3 Đá 1x2 37,25 m3  
4 Cát vàng 20,32 m3  
5 Cát đen 61,58 m3  
6 Thép tròn  3997,98 kg  
7 Thép hình 5722,58 kg 


8 Gỗ 0,38 m3  
9 Vật liệu lợp 275,10 m2  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 04 
 (Kí HIỆU: th- DB02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
-Vùng Đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền trung 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
Cột: Bê tông mác 200, thép AI hay AII. 


Mái bê tông cốt thép. .Tường xây gạch  
.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 47.520 kg  


482  


 


2 Gạch xây 75.040 viên 


3 Đá 1x2 89,8 m3  
4 Cát vàng 49,0 m3  
5 Cát đen 74,6 m3  
6 Thép tròn  1.295 kg  
7 Thép hình 2.613 kg 


8 Gỗ 6,4 m3  
9 Vật liệu lợp 243 m2  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 05 
 (Kí HIỆU: th- TN01-08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
- Vùng Tây Nguyên 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc 
ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 
hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 35774,93 kg  
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2 Gạch xây 55503 viên 


3 Đá 1x2 68,22 m3  
4 Cát vàng 37,21 m3  
5 Cát đen 55,23 m3  
6 Thép tròn  6516,96 kg  
7 Thép hình 7854,91 kg 


8 Gỗ 0,38 m3  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 06 
 (Kí HIỆU: th- TN02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
- Vùng Tây Nguyên 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc, vữa xi 
măng mác 50. 
Cột bê tông mác 200; thép AI hay AII. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh 
hoặc ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái 
lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, 
kết hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 34.168 kg   
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2 Gạch xây 46.270 viên 


3 Đá 1x2 69,79 m3  
4 Cát vàng 38,10 m3  
5 Cát đen 46,04 m3  
6 Thép tròn  13.875 kg  
7 Thép hình 3.592 kg 


8 Gỗ 7,16 m3  
9 Vật liệu lợp 398,00 m2  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 07 
 (Kí HIỆU: th- CL01 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
 -Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
 


Mái bằng và lợp tôn màu xanh hoặc 
ghi; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết 
hợp xây thu hồi, thu chéo, có giằng 
tường trên các đầu tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 40747,80 kg  
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2 Gạch xây 55214 viên 


3 Đá 1x2 83,20 m3  
4 Cát vàng 45,38 m3  
5 Cát đen 54,94 m3  
6 Thép tròn  9905,76 kg  
7 Thép hình 5722,08 kg 


8 Gỗ 0,38 m3  
9 Vật liệu lợp 352,52 m2  
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Trường tiểu học – khối phục vụ học tập  


MẪU SỐ 08 
 (Kí HIỆU: th- CL02 -08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
 -Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường chịu lực: xây gạch đặc,vữa xi 
măng mác 50.  
Cột: Bê tông mác 200, thép AI hay AII. 


Mái bằng hoặc mái lợp tôn màu xanh 
hoặc ghi. Hệ mái lợp được đặt trên hệ 
xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, 
thu chéo, có giằng tường trên các đầu 
tường. 


.Tường xây gạch  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở 
những khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu 
địa phương nếu thấy phù hợp. 
  
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích và giá thành xây dựng 
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích  


tt vậT LIỆU kHốI LƯỢNG  Xây dựng ( m2) Ghi chú 
1 Xi măng P300 40.110 kg  


485  


 


2 Gạch xây 67.536 viên 


3 Đá 1x2 70,594 m3  
4 Cát vàng 38,50 m3  
5 Cát đen 70,59 m3  
6 Thép tròn  12.312 kg  
7 Thép hình 2.610 kg 


8 Gỗ 6,1 m3  
9 Vật liệu lợp 243,00 m2  
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thuyết minh 
 


1 - Những căn cứ và cơ sở  Nghiên cứu. 
  - Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 
  - Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và đào tạo ban hành quy chế công nhận trường Mầm non 
đạt chuẩn Quốc gia. 


2 - Danh mục các tàI liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên 


cứu . 
-  qcxdvn 01:2008/ bxd Qui chuẩn xây dựng việt nam và qui hoạch xây 
dựng. 
- TCVN 260:2002. Trường mầm non- tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 2622:1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà ở và công trình. 
Yêu cầu thiết kế. 
- TCXD 025:1991. đặt đường dây dẫn đIện trong nhà ở và công trình 
công cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 
-TCXD 027:1991. Đặt thiết bị đIện trong nhà  ở và công trình công 
cộng - tiêu chuẩn thiết kế. 
- Tcvn 2737:1995. TẢI trọng và tác động  -tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 5687:1992 – Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – tiêu chuẩn 
thiết kế. 
- TCVNXD 46:2007 – chống sét cho các công trình xây dựng –hướng 
dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống. 
- Tcxdvn 356:2005. kết cấu  bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn  thiết kế. 
- TCVN 5573:199.kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép- Tiêu chuẩn thiết 
kế. 
- tcvn 8052-1 và 8053:2009 tấm lợp dạng sóng – yêu cầu thiết kế và 
hướng dẫn lắp đặt. 
- tcxd 228-1998 – lối đI cho người tàn tật trong công trình – phần 1. 
Lối đI cho người dùng xe lăn – yêu cầu thiết kế. 


- qcxdvn 01: 2002 quy chuẩn xd công trình để đảm bảo người tàn tật 
tiếp cận sử dụng. 


3 - Phạm vi và điều kiện áp dụng. 
Tập Thiết kế điển hình này dùng làm căn cứ triển khai thiết kế, xây 


dựng mới, tham khảo cải tạo công trình trường mầm non tại: 
* Vùng núi phía Bắc 
* Vùng đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung 
* Vùng Tây Nguyên 
* Vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ 


4 - nội dung nghiên cứu tập thiết kế mẫu 


4.1. phần nghiên cứu cơ bản 
Mẫu mặt bằng  đIển hình phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật -  


trường mầm non, bao gồm 2 modul sau:  
 


modul 
(m) 


diện tích phòng học 
(M2) 


diện tích hành lang 
(M2) 


8400x7200 60,48 20,16 


10800x6000 64,8 25,92 
            chiều cao hành lang : 2,4 – 3 m 


Chiều cao phòng học: 3,9 m 


4.2 Các giảI pháp thiết kế. 


a.giải pháp kiến trúc 
căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí  hậu đặc trưng của  


từng vùng miền, tập thiết kế mẫu đã đưa ra  giải pháp, hình dáng kiến 
trúc phù hợp với các điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng miền đó. 


Vị trí của phòng giáo dục thể chất, nghệ thuậ nên bố trí cạnh 
khối nhóm – lớp và không được đặt  chung với khối phục vụ. Trường 
hợp đặt riêng lẻ,  nên bố trí nhà cầu liên hệ với các khối nhóm – lớp. 
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tránh đặt nơI có gió lùa. Có biện pháp tránh mưa hắt, bức xạ 
mặt trời trực tiếp hướng tây.  


hình dáng kiến trúc và thiết kế nội thất phảI phù hợp đặc điểm 
phát triển tâm sinh lý của trẻ, phòng được trang bị gương áp tường, 
gióng múa, có trang thiết bị điện tử và nhạc cụ, có tủ đồ dùng. đồ 
chơi âm nhạc, quần áo, trang phục, đạo cụ múa. 


Các chi tiết kiến trúc Nên chú trọng yêu cầu thẩm mỹ và tạo ấn 
tượng cho trẻ, tác động tốt tới giáo dục tâm lý và nhận thức của 
trẻ. 


Mặt tường cần tạo điều kiện để trưng bày tài liệu dạy học, các 
tranh ảnh trang trí. 


Trong phòng  cần trang bị đủ bàn ghế cho trẻ, bảng giáo viên 
và có đủ thiết bị dạy học, đồ chơI, đồ dùng được Sắp xếp theo chủ 
đIểm giáo dục, có tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp 
với qui định của bộ giáo dục và đào tạo. 


b.giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu. 
- Kết cấu móng: xây gạch đặc hoặc đá thiên nhiên xây bằng vữa xi 
măng đảm bảo theo TCVN 5573: 1991. 
- Kết cấu phần thân:  


modul 10800x6000 sử dụng tường gạch chịu lực với độ dày 220. 
Modul 8400x7200 sử dụng khung cột bê tông cốt thép chịu lực. 


- Kết cấu  mái:  


Mái lợp tấm lợp sinh thái, hệ vì kèo, xà gồ thép hoặc gỗ, trần nhẹ 
bằng vật liệu địa phương. 


Mái bê tông cốt thép, lợp tấm lợp sinh thái chống nóng.  
-kết cấu bao che. 


tường xây gạch đặc. Cửa pa nô gỗ, những vùng không có 
điều kiện về gỗ có thể dùng cửa nhôm.  


c. Giải pháp thiết kế chiếu sáng – kỹ thuật điện , thiết bị điện và chống 


sét. 
- thiết kế  chiếu sáng tự nhiên  cho các phòng phảI tuân theo những 
qui định theo tiêu chuẩn. Tỷ lệ giữa diện tích cửa sổ với diện tích sàn 


1/5. việc trang trí chọn mầu sắc cho trần, tường , sàn nhà , và các 
trang thiết bị  � phảI hợp lý để tăng độ rọi trên mặt phẳng sinh hoạt. 
- Nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ lưới điện khu vực hoặc 
trạm biến áp gần nhất 
- Dự kiến cấp điện cho mỗi một công trình một công tơ. Dây dẫn 
trong lớp có thể đặt ngầm hoặc đặt nổi cho vào các hộp ghen để 
đảm bảo an toàn cho người dùng, độ cao đặt thiết bị như ổ cắm, 
công tắc, công tơ > 1,4m so với mặt nền sàn. 
  -  Tuỳ theo nhu cầu sử dụng từng vùng mà bố trí  sẵn các ổ cắm dây 
ăng ten máy thu hình và lắp ổ cắm nguồn điện. độ cao lắp đặt 
không nhỏ hơn 1,4m, có nối đất. Bố trí đèn chiếu sáng có nguồn ánh 
sáng tương đương ánh sáng ban ngày. 
- thiết kế giải pháp chống sét theo tiêu chuẩn hiện hành. 


d.Giải pháp thiết kế cấp thoát nước. 
- nước  sạch được cấp theo hệ thống có sẵn  của trường 
- Nước mặt được thoát ra hệ thống thoát nước chung theo hồ sơ 
thiết kế cụ thể. 


e. công tác hoàn thiện. 
       Các chi tiết kiến trúc, mép tường, cạnh cột �. Không được làm 
cạnh vuông, góc  sắc nhọn. Cửa đI, cửa  sổ  phảI có móc gió giữ 
các cánh cửa gấp gọn gàng và an toàn vào tường. Trong khoảng 
độ cao dưới 1,2m cách mặt sàn (trong khoảng tầm với của trẻ) 
không được lắp kính có cạnh  sắc hoặc dễ vỡ. 


5-  thiết kế mẫu. 


a. thiết kế Mẫu áp dụng miền núi phía bắc. 
Vùng có khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm lớn. giải pháp kiến trúc 


đối với công trình ở khu vực này phải đảm bảo thông thoáng, che 
chắn nắng về mùa hè, chống rét về mùa đông và phù hợp với các 
yếu tố văn hoá của các vùng.  


05
4 







b. thiết kế mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hảI miền 


trung. 
đây là vùng có chịu ảnh hưởng của bão, lũ khi thiết kế các 


công trình phải có giải pháp kết cấu tính toán đảm bảo sự ổn định 
của công trình cũng như chọn các vị trí đặt công trình thích hợp.ở 
những vị trí cụ thể có thể sử dụng sàn btct để cứu hộ. đối với những 
vùng duyên hải có khí hậu ven biển phải lựa chọn vật liệu phù hợp, có 
tính chịu ăn mòn, các cấu kiện phải được tính toán đảm bảo an toàn 
trong các điều kiện gió bão.  


c.thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng tây nguyên. 
khu vực cao nguyên nên khí hậu rất ôn hoà. giải pháp kiến 


trúc đối với công trình ở khu vực này phải phù hợp với các yếu tố 
văn hoá của các vùng.  


d. thiết kế Mẫu áp dụng cho vùng đồng bằng sông cửu long và đông 


nam bộ. 
khí hậu vùng này tương đối ôn hòa. tuy nhiên  khu vực đồng 


bằng sông cửu long hàng năm đều chịu ảnh hưởng của lũ. vì vậy 
giải pháp thiết kế  phải tính đến việc sống chung với lũ ( tôn nền cao 
vượt lũ hoặc trên sàn�), giải pháp kết cấu phải đảm bảo an toàn, kiên 
cố đặc biệt là giải pháp móng do hầu hết nền đất trong khu vực này 
rất yếu. ngoài ra việc sử dụng vật liệu gia cố nền móng cũng phải 
được tính toán kĩ cho phù hợp ( cừ tràm, cọc bê  tông ....)  


6-   hướng dẫn áp dụng. 
các mẫu phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật - trường mầm non 


được lựa chọn phải phù hợp với qui hoạch tổng thể của một  trường 
hiện có. Phải phù hợp với dây chuyền công năng của nhà trường, hài 
hoà với môi trường xung quanh. chú ý đề cập tới giải pháp tổ hợp 
mặt bằng và không gian để có khả năng phát triển mở rộng trong 
tương lai. 


Các phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật - trường mầm non 
tránh hướng chính tây, chính đông, cần được chiếu sáng và thông 


thoáng tự nhiên. Hướng nhà cần hạn chế tối đa bức xạ của mặt trời 
chiếu lên bề mặt phòng.  


tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương cần lựa 
chọn  qui mô và  giải pháp kiến trúc  cho thích hợp 


đối với thiết kế mẫu áp dụng cho khu vực miền trung  nơi có gió 
bão, lốc thì cần có giải pháp chống tốc máI đối với các máI lợp tôn, 
ngói và kết cấu chịu lực mái. Đối với cửa đI, cửa sổ phảI có móc bảo 
vệ. 


tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở  lập báo 
cáo kinh tế -  kỹ thuật xây dựng công trình,  sau khi báo cáo được phê 
duyệt, cần có hỗ trợ của tư vấn thiết kế địa phương trong việc lựa 
chọn mẫu thiết kế. Hồ sơ phải tuân theo các qui định của chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình theo nghị định số 
12/2009/nđ-cp ngày 12/02/2009 và các qui định hiện hành của nhà 
nước. 


mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên mặt 
đất. khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất 
công trình và bổ sung phần thiết kế nền móng. 


dự toán được tính theo tiên lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải bổ 
sung phần nền móng, nhân công và áp dụng theo định mức đơn giá 
xây dựng của địa phương.   


ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng 
vùng nếu thấy giải pháp kết cấu và sủ dụng  vật liệu phù hợp với điều 
kiện địa phương mình. 


khuyến khích sử dụng vật liệu nhẹ, vật liệu  địa phương nhưng cần 
đảm bảo độ an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế. 
Ngoài ra, có thể sử dụng vật liệu và công nghệ  sau  nếu thấy phù hợp 
với điều kiện địa phương . 


thống kế số lượng thiết kế mẫu  
           tổng số mẫu: 08 mẫu, trong đó: 


 . vùng núi phía bắc.( 1mẫu) 
 - kí hiệu MN-vn01-08 
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. vùng đồng bằng bắc bộ và duyên hải miền trung.( 3mẫu) 
 - kí hiệu MN-ĐB01-08 
 - kí hiệu MN-ĐB02-08 
 - kí hiệu MN-ĐB03-08 


 .vùng tây nguyên.( 2mẫu) 
 - kí hiệu MN-tn01-08 
 - kí hiệu MN-tn02-08 


. vùng đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ .( 2mẫu) 
 - kí hiệu MN-cl01-08 
 - kí hiệu MN-cl02-08 


7. Khái toán các vật liệu chủ yếu . 


 
ký hiệu X.măng 


p300 
(tÊn) 


Gạch 
(1000viên) 


Đá 
dăm 
(m3) 


cát 
vàng 
(m3) 


cát 
đen 
(m3) 


Thép 
(kg) 


gỗ 
(m3) 


V.liệu lợp 
(m2) 


MN-vn01-08 3,53 14,0 1,0 1,0 14 2333 0,6 160 


MN-®b01-08 5,177 13,44 6,2 3,4 13,4 2438 0,8 108 


MN-®b02-08 5,256 4,816 12,3 7,0 5,0 2705 0,6 113 


MN-®b03-08 8,2 15,12 14,0 8,0 15 3370 0,6 121 


MN-tn01-08 8,955 15,68 1,6 9,0 16 3803 0,4 143 


MN-tn02-08 6,347 9,520 12,3 6,7 9,5 2370 0,6 77 


MN-cl01-08 3,666 14,56 1,0 0,5 15 1468 0,6 138 


MN-cl02-08 5,898 14,0 8,0 4,3 14,0 2550 1,0 103 


 


07
4 











 
Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 01 


 (KÍ HIỆU: MN - VN01- 08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Núi phía Bắc 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 
75; Thép giằng AI, AII; tường xây vữa xi 
măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  theo 
tiêu chuẩn ; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái lợp 
được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp xây 
thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên các đầu 
tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những khu 
có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 3530        kg 
2 Gạch xây 14000    viên  


         
122 


 
 3 Đá 1x2 1       m3 


4 Cát vàng 1        m3 


5 Cát đen 14        m3 
6 Thép tròn  200          kg 
7 Thép hình 2133         kg 
8 Gỗ 0.6 m3 


9 Vật liệu lợp 160       m2 


09 















 
Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 02 


(KÍ HIỆU: MN - ĐB01- 08) 
 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn 
mái, cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây 
vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn ; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái 
lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp 
xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên các 
đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 5177        kg 
2 Gạch xây 13440    viên  


83 
 


 
 3 Đá 1x2 6.2       m3 


4 Cát vàng 3.4        m3 


5 Cát đen 13.4        m3 
6 Thép tròn  1304          kg 
7 Thép hình 1134         kg 
8 Gỗ 0.8 m3 


9 Vật liệu lợp 108       m2 
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Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 03 


(KÍ HIỆU: MN - ĐB02- 08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; 
Bê tông sàn mái, dầm mác 200; thép AI hay 
AII; tường xây vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn. Hệ mái lợp được đặt trên hệ 
xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, 
có giằng tường trên các đầu tường. Trần BTCT. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt  nền  nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 5256       kg 
2 Gạch xây 4816    viên  


97 


 
 3 Đá 1x2 12.3       m3 


4 Cát vàng 7        m3 


5 Cát đen 5       m3 
6 Thép tròn  1519          kg 
7 Thép hình 1186         kg 
8 Gỗ 0.6 m3 


9 Vật liệu lợp 113       m2 
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Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 04 


(KÍ HIỆU: MN - ĐB03- 08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Miền trung 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; 
Bê tông sàn mái, dầm mác 200; thép AI hay 
AII; tường xây vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn. Hệ mái lợp được đặt trên hệ 
xà gồ thép hình, kết hợp xây thu hồi, thu chéo, 
có giằng tường trên các đầu tường. Trần BTCT. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt  nền  nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 8200        kg 
2 Gạch xây 15120    viên  


111 
 
 3 Đá 1x2 14       m3 


4 Cát vàng 8.0        m3 


5 Cát đen 15        m3 
6 Thép tròn  1904          kg 
7 Thép hình 1466         kg 
8 Gỗ 0.6 m3 


9 Vật liệu lợp 121       m2 


 


18 















Trường mầm non  
 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  


MẪU SỐ 05 
(KÍ HIỆU: MN - TN01- 08) 


1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn 
mái, cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây 
vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái 
lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp 
xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên các 
đầu tường. Trần BTCT 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 8955        kg 
2 Gạch xây 15680    viên  


110 
 


 
 3 Đá 1x2 16       m3 


4 Cát vàng 9        m3 


5 Cát đen 16        m3 
6 Thép tròn  2326          kg 
7 Thép hình 1477         kg 
8 Gỗ 0.4 m3 


9 Vật liệu lợp 143       m2 
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Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 06  


(KÍ HIỆU: MN - TN02 - 08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Tây Nguyên  
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; 
Bê tông sàn mái, cột mác 200; thép AI, AII; 
tường xây vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn ; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái 
lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp 
xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên các 
đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 


 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 6347        kg 
2 Gạch xây 9520    viên  


93 
 


 
 3 Đá 1x2 12.3       m3 


4 Cát vàng 6.7        m3 


5 Cát đen 9.5        m3 
6 Thép tròn  1548          kg 
7 Thép hình 822         kg 
8 Gỗ 0.6 m3 


9 Vật liệu lợp 77       m2 
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Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật  
MẪU SỐ 07 


 (KÍ HIỆU: MN- CL01 -08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông nam bộ 
 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Tường gạch chịu lực dùng gạch đặc mác 75; 
Bê tông sàn mái, cột mác 200; thép AI hay 
AII; tường xây vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn. Hệ mái lợp được đặt trên hệ 
xà gồ thép hình, kết hợp xây tường thu hồi, thu 
chéo, có giằng tường trên các đầu tường. Trần 
BTCT 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


xây dựng ( m2) 
 


ghi chú 
1 Xi măng P300 3666        kg 
2 Gạch xây 14560    viên  


400 
 
 3 Đá 1x2 1.0       m3 


4 Cát vàng 0.5        m3 


5 Cát đen 15      m3 
6 Thép tròn  200          kg 
7 Thép hình 1268         kg 
8 Gỗ 0.6 m3 


9 Vật liệu lợp 138       m2 
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Trường mầm non 


 Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật   
MẪU SỐ 08 


 (KÍ HIỆU: MN- CL02 -08) 
1. PHẠM VI ÁP DỤNG:  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông nam bộ 
2. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 
 


Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 
Cột, khung bê tông cốt thép; Nếu tường gạch 
chịu lực dùng gạch đặc mác 75; Bê tông sàn 
mái, cột mác 200; thép AI hay AII; tường xây 
vữa xi măng. 


Mái lợp tôn màu xanh hoặc ghi dạng sóng  
theo tiêu chuẩn ; hệ vì kèo, bán kèo. Hệ mái 
lợp được đặt trên hệ xà gồ thép hình, kết hợp 
xây thu hồi, thu chéo, có giằng tường trên các 
đầu tường. 


.Tường xây gạch đặc; rỗng  


.Cửa gỗ (có thể dùng cửa nhôm kính ở những 
khu có độ an toàn cao) 


Ngoài giải pháp kết cấu trên, đối với khu vực có điều kiện về gỗ có thể dùng kết cấu gỗ và sử dụng các vật liệu nhẹ, vật liệu địa phương nếu thấy 
phù hợp. 


 
 3.Các chỉ tiêu vật liệu, diện tích  
 


Khái toán các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu 
( tính từ cốt nền nhà trở lên) 


 chỉ tiêu diện tích 


tt vậT LIỆU 
 


khối lượng 
 


 
xây dựng ( m2) 


 
ghi chú 


1 Xi măng P300 5898        kg 
2 Gạch xây 14000    viên  


91 
 


 
 3 Đá 1x2 8       m3 


4 Cát vàng 4.3        m3 


5 Cát đen 14        m3 
6 Thép tròn  1416          kg 
7 Thép hình 1134         kg 
8 Gỗ 1 m3 


9 Vật liệu lợp 103       m2 
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